Phần một : Kiến thức trọng tâm

Chương 1 

Nguyên tử

I. Kiến thức trọng tâm 

1. Thành phần nguyên tử

	
	nguyên tử

	
	Hạt nhân
	Lớp vỏ

	Hạt
	proton
	n¬tron
	electron

	Kí hiệu
	p
	n
	e

	Điện tích
	1+ ®t®v (+ 1,602.10–19C)
	0
	1( ®t®v (– 1,602.1019C)

	Khối lượng
	( 1 u
	( 1 u
	( 5,5.10–4 u


Chú ý : đtđv = điện tích đơn vị
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2. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử

a) Sự phân bố electron 

b) Các electron trong lớp vỏ được sắp xếp vào các lớp, phân lớp và các obitan nguyên tử theo các nguyên lí và quy tắc trên.
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II. Những chú ý quan trọng

1. Các nguyên lý, quy tắc

1.1. Nguyên lí vững bền : ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử electron chiếm lần lượt những obitan có mức năng lượng từ thấp đến cao. 

 Trật tự các mức năng lượng obitan nguyên tử : 

Khi số hiệu nguyên tử (Z) tăng, các mức năng lượng obitan tăng dần theo trình tự sau : 

1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d  4p  5s  4d  5p  6s  4f  5d  6p  7s  5f  6d...

1.2. Nguyên lí Pau-li  

Nội dung : Trên một obitan chỉ có thể có nhiều nhất là 2 electron và 2 electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.

1.3. Quy tắc Hund : Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và các electron phải có chiều tự quay giống nhau. 

Khi điện tích hạt nhân tăng có sự chèn mức năng lượng, mức 4s trở nên thấp hơn 3d, mức 5s thấp hơn 4d, 6s thấp hơn 4f... Khi các AO đã được điều đủ electron, mức năng lượng electron lại trở về theo thứ tự số lớp electron.
2. Obitan nguyên tử là khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt (xác suất tìm thấy) electron khoảng 90% kí hiệu là AO (atomic orbital)

3. Một số chú ý khi viết cấu hình electron nguyên tử 
– Cần xác định số electron của nguyên tử (Ion)
– Cần nắm vững một số quy ước : Ký hiệu của lớp electron bằng các chữ số : 1, 2, 3, 4...

– Ký hiệu của các phân lớp bằng các chữ cái thường 

Số electron trong 1 phân lớp được ghi bằng số ở phía trên, bên phải của chữ.
Cần chú ý thứ tự của các mức năng lượng.
*Các bước để viết cấu hình electron :
Bước 1 : - Điền lần lượt số electron vào các phân lớp trong dãy thứ tự mức năng lượng (phân lớp s có tối đa 2 electron, phân lớp p có tối đa 6 electron, phân lớp d có tối đa 10 electron, phân lớp f có tối đa 14 electron...).
Thí dụ : Nguyên tố có Z=24 : 1s22s22p63s23p64s23d4
Bước 2 : Sắp xếp lại thứ tự các phân lơp electron theo nguyên tắc : 
+ Tăng dần theo số lớp electron
+ Trong mỗi lớp năng lượng phân lớp s < p < d < f. 

Thí dụ với nguyên tố có Z=24 ở trên, sau khi viết xong bước 1, ta sắp xếp lại như sau : 1s22s22p63s23p63d44s2

Bước 3 : Xét xem phân lớp nào có thể đạt tới bão hòa hoặc nửa bão hòa, thì có sự sắp xếp lại các electron ở phân lớp đó (chủ yếu là các nguyên tố d hoặc f).
Thí dụ với  nguyên tố trên phân lớp 3d đã có 4 electron chỉ thiếu 1 electron nữa là đạt tới cấu hình nửa bão hòa bền vững, vì vậy 1 electron ở phân lớp 4s chuyển sang phân lớp 3 d : 1s22s22p63s23p63d54s1

4. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng 
 - Các electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của một nguyên tố. 

- Đối với nguyên tử của các nguyên tố số electron lớp ngoài cùng tối đa là 8. 

Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng 
[image: image1.wmf]Þ

 nguyên tử kim loại (trừ H, He, B).
Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng 
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thường là các nguyên tử phi kim.
Các nguyên tử có 4  electron lớp ngoài cùng 
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 có thể là nguyên tử kim loại hay phi kim.
Các  nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng 
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 là nguyên tử khí hiếm (trừ He có 2 electron lớp ngoài cùng).
III. Câu hỏi, bài tập 

1.
Nguyên tố X có Z = 17. X có

a) số electron thuộc lớp ngoài cùng là
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A. 1            
B.  2          
               7          

D.  3

b) số lớp electron là
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A. 2            
B.  3          

C.  4          

D.  1

c) số electron độc thân ở trạng thái cơ bản là
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A. 1            
B.  2          

C.  5          

D.  3

Chọn đáp án đúng cho các câu trên.

2. 
Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1.

Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p3.

a) Số proton của X và Y lần lượt là :
[image: image307.wmf]­

A. 13 và 15
   B. 12 và 14
        C. 13 và 14
D. 12 và 15

b) Tính chất của X và Y là :
A.  đều là kim loại.

B.  đều là phi kim.

[image: image308.wmf]­

C.  X là kim loại còn Y là phi kim.

D.  X là phi kim còn Y là kim loại.

3.
Nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp, lớp thứ 3 có 14 electron, số electron ở lớp vỏ là :
A. 26               
B. 27                    C. 28                  D.  29

4.
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z=7 ; Z=10 ; Z=15 ; Z=24 ; Z=29. Xác định tính chất hoá học cơ bản của chúng (tính kim loại, tính phi kim, khí hiếm).
5.
Viết sơ đồ phân bố electron lớp ngoài cùng theo AO của nguyên tố có Z=7 ; Z=13 ; Z=19. Giải thích tại sao lại phân bố  như vậy ?    
6.
Nguyên tố clo có hai đồng vị bền là :  35Cl :75,77%  37Cl : 24,23%.

Tính số nguyên tử của từng đồng vị trong 1mol nguyên tử clo và nguyên tử khối trung bình của clo.

7.
Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử của nó khi biết.

a) Tổng số hạt của các nguyên tử của nguyên tố A là 40.

b) Tổng số hạt của các nguyên tử của nguyên tố B  là 93. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 23 hạt.

Biết hạt nhân của các nguyên tử bền có tỷ số 1
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8.
Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố A,B có cấu hình electron lớp ngoài cùng như sau :
a) 4s1

b) 4s2

9.
Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu, oxi có 3 đồng vị là 16O ;   17O ; 18O. Hãy cho biết có thể có  bao nhiêu công thức oxit tạo bởi đồng (II) và oxi.

10.
Ion M+ và X2– đều có cấu hình electron như sau : 1s22s22p63s23p6.
a) Viết cấu hình electron của M và X.

b) Tính tổng số hạt mang điện của hợp chất tạo từ 2 ion trên ?
11.
Trong tự nhiên clo tồn tại 2 dạng đồng vị : 35Cl (75,77%) ; 37Cl (24,23%) ; Tính %35Cl trong hợp chất HClO4.

12. 
Nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản là 82. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22.

a) Xác định A, Z của nguyên tử nguyên tố X.

b) Xác định số lượng các hạt cơ bản trong ion X2+ và viết cấu hình electron của ion đó.

13.
Ion M3+ được cấu tạo bởi 37 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9.

a) Xác định số lượng các hạt cơ bản trong M3+.

b) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron theo obitan của nguyên tử M và ion M3+.

14.
Electron cuối cùng của nguyên tử M phân bố vào phân lớp 3d6.

a) Viết cấu hình electron của M và M2+.

b) Xác định tên nguyên tố M và viết phương trình hoá học khi cho M tác dụng với Cl2 và CuSO4.
15.
Nguyên tử của nguyên tố A có đặc điểm sau :
( Lớp electron ngoài cùng liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất.

( Số electron lớp ngoài cùng nhỏ hơn 3.

( A là khí hiếm.

a) A là nguyên tố gì ? Viết cấu hình electron của A.

b) Ion M+ có cấu hình electron của A. Hỏi M là nguyên tố gì ?
IV. Hướng dẫn giải – Đáp án

1.
a) C ;         b) B
 ; 
c) A 

2. 
a) A
b) C

3.
A
X có cấu hình electron là : 1s22s22p63s23p63d6 4s2
4.
Z=7 : 1s22s22p3 có 5e lớp ngoài cùng là phi kim.
Z=10 : 1s22s22p6 có 8e lớp ngoài cùng là khí hiếm.

Z=15 : 1s22s22p63s23p3  có 5e lớp ngoài cùng là phi kim  
Z=24 : 1s22s22p6 3s23p6  3d5 4s1 có 1e lớp ngoài  cùng là kim loại.

Z=29 : 1s22s22p6 3s23p6  3d104s1 có 1e lớp ngoài cùng là kim loại.

(Chú ý : khi đến gần cấu hình bão hoà d10 ; f14 hay cấu hình nửa bão hoà d5, f7(cấu hình bền) thì nguyên tử sẽ đạt ngay cấu hình này, mặc dù phân lớp trước chưa đầy đủ electron).
5.
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Giải thích :
- Phân lớp s có tối đa 2e và 2e này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng (theo nguyên lý Pau-li) vì vậy biểu diễn bằng hai mũi tên ngược chiều.

· Nguyên tố Z=7 : 3 electron ở phân lớp 2p được phân bố theo quy tắc Hund.

Giải thích :- Phân lớp s có tối đa 2e và 2e này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng (theo nguyên lý Pau-li) vì vậy biểu diễn bằng hai mũi tên ngược chiều.
Nguyên tố Z=7 : có 3 electron ở phân lớp 2p theo quy tắc Hund.

6.
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Trong 1mol nguyên tử Clo có 6,023.1023nguyên tử clo

( số nguyên tử  35Cl là :6,023.1023.75.77%=4,564.1023

số nguyên tử 37Cl là :  6,023.1023.24,23%=1,459.1023

7.
a) 2Z + N = 40 ( 1
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 Z=12 -> N=16 ->A=12+16=28(lo¹i).

Z=13 -> N=14 ->A=13+14=27 :1s22s22p63s23p1.

b) 2Z + N = 93         Z = 29

2Z  - N = 23
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    N = 35.

1s22s22p6 3s23p6  3d104s1

8.
a) Nguyên tố A :
1s22s22p6 3s23p6  4s1

1s22s22p6 3s23p6  3d104s1

1s22s22p6 3s23p6  3d54s1

b) Nguyên tố B :
1s22s22p6 3s23p6  4s2

1s22s22p6 3s23p6  3d104s2

9.
Các công thức tạo bởi đồng (II) và oxi là :
63Cu16O ;    63Cu17O ;     63Cu18O ;     65Cu16O ;   65Cu17O ;  65Cu18O

10.
a) M : 1s22s22p63s23p64s1
    X : 1s22s22p63s23p4

b) Hợp chất tạo từ 2 ion trên có dạng : M2X

Trong M có 19 electron, 19 proton, vậy trong M1+ có 18 electron, 19 proton. Tổng số hạt mang điện của M1+ bằng 37

Trong X có 16 electron, 16 proton, vậy trong X2-  có 18 electron, 16 proton. Tổng số hạt mang điện của X2- bằng 34

Vậy hợp chất M2X có 108 hạt mang điện 

11.
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12.
a) Tổng các hạt cơ bản của X : p + e + n = 82.

Hiệu số hạt mang điện và không mang điện : p + e  n = 22
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N  

H   H  

H  

..  

Lại có p = e nên ta có hệ
2p + n = 82
      

p = 26






2p  n = 22 

n = 30

Vậy nguyên tố X, có Z = 26, A = 26 + 30 = 56.

b) Ion X2+ có p = 26, n = 30, e = p  2 = 24.

Cấu hình electron của X2+ : 1s22s22p63s23p63d44s2.

13. 
a) Tổng số hạt của M3+ : p + e + n = 37.
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là : p + e  n = 9.

Trong M3+ có số e = p  3.

Ta có hệ   
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b) Cấu hình electron : 
M : 1s22s22p63s23p1
M3+ : 1s22s22p6
Sơ đồ phân bố electron theo obitan :
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O  

O   H  

O   H  

C  

M : [Ne]   ↑↓       ↑                    
        M3+ : [He]  ↑↓       ↑↓ ↑↓ ↑↓   

      
     3s2         3p1                                                   2s2            2p6
14.
a) Cấu hình electron của M : 1s22s22p63s23p63d64s2.

    Cấu hình electron của M2+ : 1s22s22p63s23p63d6.

b) M có p = 26 ( M là Fe.

    2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3
    Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu

15.
a) Do A có lớp ngoài cùng liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất nên A chỉ có 1 lớp electron.

Số electron lớp ngoài cùng của A nhỏ hơn 3 ( A có 1 hoặc 2 electron lớp ngoài cùng ( cấu hình của A là 1s1(H) hoặc 1s2(He).

Do A là khí hiếm ( A là He (heli).

b) M+ có cấu hình 1s2 ( M có cấu hình 1s22s1 ( M là Li (liti).
Chương II 

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học định luật tuần hoàn

I. Kiến thức trọng tâm 

1. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


Số hiệu nguyên tố
Kí hiệu nguyên tố

Nguyên tử khối

Tên nguyên tố.

Chu kì nhỏ : các chu kì 1, 2, 3 gồm các nguyên tố s và p (chu kì 1 còn gọi là chu kì đặc biệt, gồm 2 nguyên tố)

Chu kì lớn : các chu kì 4, 5, 6, 7 gồm các nguyên tố s, p, d, f (chu kì 7 còn gọi là chu kì mở hay chu kì chưa hoàn thiện).
Nhóm A :
( STT nhóm A = số e lớp ngoài cùng ;
( Gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.
Nhóm B :

( STT nhóm B = số e hoá trị (tổng số e tính từ phân lớp gần nhất chưa bão hoà trở ra, lưu ý nhóm VIIIB) ; 
( Gồm các nguyên tố d và nguyên tố f.
2. Những tính chất biến đổi tuần hoàn

( Bán kính nguyên tử ;

( Năng lượng ion hoá ;

( Độ âm điện ;

( Tính kim loại, tính phi kim ;

( Tính axit ( bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng ;

( Hoá trị cao nhất của nguyên tố với oxi (n = STT nhóm) và hoá trị của nguyên tố với hiđro (m) : n + m = 8.

3. Định luật tuần hoàn

Tính chất của các nguyên tố cũng như tính chát của các đơn chất, thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

II. Những chú ý quan trọng

1. Bán kính nguyên tử  
Trong một chu kì khi điện tích hạt nhân tăng nói chung bán kính nguyên tử giảm. 

Trong một nhóm A : Khi điện tích hạt nhân tăng thì bán kính nguyên tử tăng. 


[image: image31.wmf]Þ

 Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

2. Năng lượng ion hóa        

- Định nghĩa : Là năng lượng tối thiểu cần để tách electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản.  

- Quy luật: Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

3. Cấu hình electron  

Sau mỗi chu kì, cấu hình electron của nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn 
[image: image32.wmf]Þ

 Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất của các nguyên tố.

4. Độ âm điện 

Định nghĩa : Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học. 

Quy luật : Độ âm điện của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

5. Tính kim loại, phi kim

- Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở thành ion dương. 
- Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm. 

Quy luật : - Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các  nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. 
- Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần. 

 - Tính kim loại, phi kim của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

6. Tính axit - bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng 

- Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần. 
- Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit của chúng giảm dần. 
- Tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện  tích hạt nhân nguyên tử. 

III. Câu hỏi, bài tập 

1.
Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần :

A. Cl, F, S, O


C. F, O, Cl, S

E. O, S, Cl, F

B. F, Cl, O, S


D. F, Cl, S, O
2. 
Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron, electron là 18, vậy X  thuộc :

A. chu kì 2, nhóm IVA.

B. chu kì 2, nhóm IIA.

C. chu kì 3, nhóm IVA.

D. chu kì 3, nhóm IIA.

3.
Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIIA.

Số electron lớp ngoài cùng của X là

A.  3


B.  4


C.  2


D.  5

4.
Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O5
R thuộc nhóm :

A.  IVA

 B.  VA

C.  VB

D.  IIIA

5.
Electron cuối cùng của nguyên tố M điền vào phân lớp 3d3.

a) Số electron hoá trị của M là :

A.  3


B.  2


C.  5


D.  4

b) Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

A.  chu kì 3, nhóm IIIB.

B.  chu kì 3, nhóm VB.

C.  chu kì 4, nhóm IIB.


D.  chu kì 4, nhóm VB.

6.
Anion X có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A.  chu kì 3, nhóm IIA


B.  chu kì 3, nhóm IVA

C.  chu kì 2, nhóm IVA


D.  chu kì 2, nhóm VIIA

7.
a) Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là

A. Na

B.  Ca

C.  Fr


D.  Ba

b) Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. O


B.  At


C.  F


D.  Cl

Chọn đáp án đúng cho các câu trên.

8.
xác định vị trí của các nguyên tố có Z=15 ; Z=62 ; trong bảng tuần hoàn.

9.
So sánh tính kim loại của các nguyên tố sau. Al, K, Ca, Rb.

10. 
Một nguyên tố nằm ở chu kì 4, nhómVIIA của bảng tuần hoàn. Hỏi :

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron thuộc lớp ngoài cùng ?

b) Electron lớp ngoài cùng thuộc những phân lớp nào ?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

d) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim ?

11.
Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO3.

a) Xác định tên nguyên tố Y.

b) Y tạo với kim loại M một hợp chất có công thức MY2, trong đó M chiếm 46,67% khối lượng. Xác định tên nguyên tố M.

12.
Nguyên tố R là phi kim thuộc chu kì 2. Hợp chất khí của R với hiđro có công thức là RH2.

a)  Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn.

b)  R phản ứng vừa đủ với 12,8 g phi kim X thu được 25,6 g XR2. Xác định tên nguyên tố X.

13.
Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức RO3. Trong hợp chất khí của R với hiđro, R chiếm 94,12% về khối lượng.

a)  Viết công thức hợp chất khí của R với hiđro.

b)  Xác định tên của nguyên tố R.

14.
Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi về khối lượng.

a)  Viết công thức oxit cao nhất của R.

b)  Xác định tên nguyên tố R.

15.
Nguyên tố R có hoá trị cao nhất với oxi là a và hoá trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Biết a  b = 0.

a)  R thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?

b)  Cho 8, 8 g oxit cao nhất của R tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 21, 2 g một muối trung hoà. Xác định khối lượng phân tử của R.

16.
Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14.

a)  Xác định vị trí của các nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn.

b)  Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

17.
Cho các nguyên tố 7N, 8O, 9F.

Không dùng bảng tuần hoàn, hãy :

a) 
Viết cấu hình electron, công thức hợp chất khí với hiđro tương ứng của các nguyên tố trên.

b) Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính phi kim tăng dần và hãy giải thích tại sao lại sắp xếp được như vậy.

18.
Cho hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 37.

a)
Có thể khẳng định A, B thuộc cùng một chu kì không ?   

Xác định điện tích hạt nhân của A và B.

b)
Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn và so sánh tính chất hoá học của chúng.

19.
Cho 1,2 g một kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng với HCl thu được 0,672 lít khí (đktc). Tìm kim loại đó. Viết cấu hình electron nguyên tử, nêu rõ vị trí trong bảng tuần hoàn và so sánh tính chất hoá học của M với 19K (có giải thích).

IV. Hướng dẫn giải và đáp án

1. 
C

2. 
A

n + 2p = 18
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( Cấu hình electron nguyên tử của A : 1s22s22p2.

Vậy X, thuộc chu kì 2, nhóm IVA.

3.
A


4.
B

5. 
C



6. 
D
7. 
a)  C

b) C

8.
B1​: viết cấu hình electron.

B2: xác định số lớp e-> số thứ tự của chu kì.

B3: xác định số e ngoài cùng -> số thứ tự của nhóm

      Z = 15: 1s22s22p63s23p3:

- có 15e-> thuộc ô nguyên tố.

- có 3 lớp-> thuộc chu kì 3.
-  Mức năng lượng cao nhất thuộc phân lớp p.
- có 5e lớp ngoài cùng-> thuộc nhóm VA.

Z = 62: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f66s2.

· Có 62e -> thuộc ô nguyên tố số 62.

· Có 6 lớp e-> thuộc chu kỳ 6.

· Mức năng lượng cao nhất thuộc phân lớp f.
·  Có 6+2-3=5 -> nguyên tố thuộc ô số 5 của họ Lantan.

Một số chú ý khi xác định vị trí của nguyên tố nhóm B.

- với nguyên tố loại I. nguyên tố khối d: Cấu hình e hoá trị có dạng               

(n-1)dansb  trong đó    a: 1->10            b: 1->2

Có 3 trường hợp: - nếu a+b<8 thì a+b là số thứ tự của nhóm.
- nếu a+b>10 thì a+b-10là số thứ tự của nhóm.

- nếu 8
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 a+b
[image: image36.wmf]£

10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIII B.

-Với nguyên tố loại II, nguyên tố f . cấu hình e có dạng: (n-2)fansb
                                                 a) 1->14     và      b) 1->2

nếu n =6 thì nguyên tố thuộc họ Lantan.

Nếu n =7 thì nguyên tố thuộc họ Actini.

a+b-3= số thứ tự của nguyên tố trong họ .

Trong ví dụ trên Z=62:  n=6 





             a=6 
6+2-3=5 thuộc  ô số 5 trong họ Lantan.
                                       b=2                                         

9.
B1: Xác định vị trí (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn.

B2: Xếp các nguyên tố vào trong bảng.                                                                           

B3: dựa vào các quy luật biến đổi tính kim loại và  phi kim của các nguyên tố trong chu kì và nhóm để so sánh tính chất của chúng.

Al(3, IIIA) ;  Ca(4, IIA)  K (4, IA )  ;  Rb(5, IA)         
	                   Nhóm

      Chu kì
	     IA
	     IIA
	IIIA

	3
	
	
	   Al

	4
	K
	Ca
	(*)Ga

	5
	Rb
	
	


– Ta so sánh Al và Ga: từ trên xuống trong nhóm A tính kim loại tăng dần.

(*) Ga có tính  kim loại lớn hơn Al.

– tiếp tục so sánh K, Ca, (*)Ga theo chiều từ trái sang phải trong chu kì tính kimloại giảm dần -> tính kim loại của K > Ca > (*)Ga => tính kim loại của K > Ca > Al.

– So sánh tính kim loại của K và Rb: theo chiều từ trên xuống trong nhóm IA tính kim loại tăng dần -> tính phi kim của Rb > K.
Vậy tính kim loại Rb > K > Ca > Al. 

10.
a) Nguyên tử của nguyên tố đó có 7 electron lớp ngoài cùng vì thuộc nhóm VIIA.

b) Electron lớp ngoài cùng nằm ở 4s và 4p vì nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm VIIA.

c) Cấu hình electron nguyên tử : 1s22s22p63s23p63d104s24p5.

d)  Nguyên tố đó là phi kim vì có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

11.
a) Do Y là phi kim nên Y thuộc nhóm A.

Công thức oxit cao nhất của Y là YO3 ( Y thuộc nhóm VIA.

Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA ( Y là S (lưu huỳnh).

b) Trong MY2, M chiếm 46,67% khối lượng :
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( M = 56 ( M là sắt.

12.
a) Do R là phi kim có công thức hợp chất khí với hiđro là RH2 ( R thuộc nhóm VIA.

R thuộc chu kì 2, nhóm VIA ( R là oxi.

b) X + O2 → XO2
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 =  

XX + 32

(  X = 32 ( X là lưu huỳnh.

13.
a) Oxit cao nhất của R là RO3  ( R thuộc nhóm VIA (  công thức hợp chất  khí của R với hiđro là RH2.

b) Trong RH2, R chiếm 94,12% khối lượng nên :


[image: image40.wmf]R94,12

  

R + 2100

=

  ( R = 32 ( R là lưu huỳnh.

14.
a) Hợp chất khí của R với hiđro là RH4 ( R thuộc nhóm IVA ( công thức oxit cao nhất của R là RO2.

b) Trong RO2 thì O chiếm 53,33% khối lượng :


[image: image41.wmf]2.1653,3
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15.
a) Có hoá trị trong hợp chất với hiđro là b ( hoá trị cao nhất với oxi a = 8 ( b mà theo giả thiết a  b = 0 ( a = b = 4

Vậy R thuộc nhóm IVA trong bảng tuần hoàn.

b) RO2 + 2NaOH →Na2RO3 + H2O
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 = 

R + 2.1623.2 + R + 3.16

 ( R = 12 ( R là nguyên tố cacbon.

16.
a) Cấu hình electron của X : 1s22s22p2  (  chu kì 2, nhóm IVA.

    Cấu hình electron của Y : 1s22s22p5  (  chu kì 2, nhóm VIIA.

    Cấu hình electron của Z : 1s22s22p63s23p2  (  chu kì 3, nhóm IVA.

b) 
X và Y cùng thuộc chu kì 2, ZX < ZY ( tính phi kim của X < tính phi kim của Y.

X và Z cùng thuộc nhóm IVA, ZX < ZZ ( tính phi kim của Z < tính phi kim của X.

Vậy thứ tự tính phi kim tăng dần là Z, X, Y.

17.
a) 7N : 1s22s22p3  ( chu kì 2, nhóm VA.

      8O : 1s22s22p4 ( chu kì 2, nhóm VIA.

     9F : 1s22s22p5  ( chu kì 2, nhóm VIIA.


Công thức hợp chất khí với hiđro : NH3, H2O, HF.

b)
Do N, O, F đều thuộc chu kì 2 mà ZN < ZO < ZF nên ta có :


   thứ tự tính phi kim là : N < O < F.

18.
a) Không thể khẳng định điều này vì A, B chỉ liên tiếp, có thể thuộc 2 chu kì khác nhau.

Do A và B đứng kế tiếp nhau nên điện tích hạt nhân của chúng là Z và Z + 1.

Tổng điện tích hạt nhân : Z + Z + 1 = 37 ( Z = 18.

b) Cấu hình electron của A : 1s22s22p63s23p6 ( A ( chu kì 3, nhóm VIIIA.

Cấu hình electron của B : 1s22s22p63s23p64s1 ( B ( chu kì 4, nhóm IA.

( A là khí hiếm do có 8 electron lớp ngoài nên tương đối trơ về mặt hoá học ở điều kiện thường, B là kim loại vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng. 

19.
Gọi kim loại đó là M. Ta có phương trình :


M +  2HCl    →   MCl2  +  H2
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 = 40 (g/mol). Vậy M là 20Ca.

Cấu hình electron của Ca :  1s22s22p63s23p64s2.

( M thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

K và Ca là 2 nguyên tố liên tiếp trong chu kì 4 nên tính kim loại của K mạnh hơn Ca. 

Ch​­¬ng 3
Liên kết hoá học
I. Kiến thức trọng tâm 

 

                                                                        
II. Những chú ý quan trọng

1. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị

	             Loại liên kết

So sánh
	Liên kết cộng hoá trị
	

	
	Liên kết cộng hoá trị không cực
	Liên kết cộng hoá trị có cực
	Liên kết ion

	g
i
ố
n
g
	Nguyên nhân hình thành liên kết
	Các nguyên tử liên kết với nhau tạo thành phân tử để có cấu hình electron bền vững của khí hiếm

	k
h
¸
c
	Bản chất
	Là sự dùng chung electron (đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào)
	Là sự dùng chung electron (đôi electron chung lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn)
	Là sự cho và nhận electron. Liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu

	
	Ví dụ
	Cl  Cl
	H  Cl
	Na+Cl

	
	Điều kiện liên kết
	Xảy ra giữa hai nguyên tố phi kim giống nhau về bản chất hoá học
	Xảy ra giữa hai nguyên tố phi kim gần giống nhau về bản chất hoá học
	Xảy ra giữa các nguyên tố khác hẳn nhau về bản chất hoá học (kim loại điển hình với phi kim điển hình)

	
	Hiệu độ 
âm điện
	0,0 đến < 0,4
	0,4 đến < 1,7
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2. Tinh thể ion, tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

	
	Tinh thể ion
	Tinh thể nguyên tử
	Tinh thể phân tử

	Khái niệm
	Các cation và anion được phân bố luân phiên, đều đặn ở các điểm nút của mạng tinh thể ion
	ở các điểm nút của mạng tinh thể nguyên tử là những nguyên tử
	ở các điểm nút của mạng tinh thể phân tử là những phân tử

	Ví dụ
	Tinh thể muối ăn
	Tinh thể kim cương
	Tinh thể iot

	Đặc tính
	 Lực liên kết có bản chất tĩnh điện

 Tinh thể ion bền

 Khó nóng chảy, khó bay hơi
	 Lực liên kết có bản chất cộng hoá trị.

( Tinh thể nguyên tử bền

 Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao
	 Lực liên kết là lực tương tác giữa các phân tử

 Kém bền

 Độ cứng nhỏ

 Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.


3. Dựa vào hiệu độ âm điện ta có thể xác định loại liên kết một cách tương đối

	Hiệu độ âm điện
	Loại liên kết

	0,0 
[image: image47.wmf]®

 0,4
	Liên kết cộng hóa trị không cực

	0,4 
[image: image48.wmf]®

 1,7
	Liên kết cộng hóa trị có cực

	> 1,7
	Liên kết ion


III. Câu hỏi, bài tập

1.
Mạng tinh thể ion có đặc tính

A.  bền vững.

B.  dễ bay hơi.

C.  nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

D.  cả A và C đều đúng.

2.
Quy tắc bát tử không đúng với trường hợp phân tử chất nào dưới đây ?

A.  H​2O

B.  NO2

C.  CO2​ 

D.  Cl2
3.
Trong phân tử nitơ có :

A. Một liên kết σ và 2 liên kết π

B.  Một liên kết đôi và một liên kết cho ( nhận.


C.  Một liên kết π, hai liên kết σ 


D. Liên kết cộng hoá trị phân cực.

4.
Viết công thức cấu tạo của các chất sau

NH3, SiF4, C2H2, SO2, SO3, H2SO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, CaSO3, CaSO4
Xác định số OXH của các nguyên tố trong các hợp chất

5. 
Viết cấu hình electron và sự phân bố e theo obitan của nguyên tử Cl (Z = 17). Để đạt được cấu hình khí hiếm gần nhất thì nguyên tử Cl nhường hay thu thêm bao nhiêu electron ? Viết sơ đồ tạo ion clo.

6.
Giải thích sự hình thành cặp e liên kết giữa nguyên tử C với các nguyên tử  hiđro trong phân tử CH4, giữa hai nguyên tử N trong phân tử N2.

7.
Viết công thức cấu tạo của C2H4. Mô tả sự hình thành các liên kết trong phân tử C2H4.

8. 
Hãy viết công thức electron của các phân tử H2, N2, H2O, CO2. Hãy cho biết trong các phân tử đó thì phân tử nào chứa liên kết cộng hoá trị phân cực và phân tử nào chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực, phân tử nào phân cực và phân tử nào không.

9. 
Nguyên tố R ở nhóm IA, nguyên tố X ở nhóm VIIA và cùng thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của R và X.

b) Cho biết loại liên kết trong phân tử RX và X2 và giải thích sự hình thành liên kết đó.

10.
So sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị.

11.
Cho các nguyên tố

	Nguyên tố
	S
	O
	N
	Ag
	Cl
	H

	Độ âm điện
	2,58
	3,44
	3,04
	1,93
	3,16
	2,20


Hãy xác định bản chất liên kết trong các phân tử và ion sau : AgCl, H2O, 
[image: image49.wmf]2

4
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12.
Xác định số oxi hóa của N và Cl trong các phân tử và ion sau : N2O, Cl2O7, 
[image: image51.wmf]3

NO

-

, 
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ClO

-

, ClO, NO2, HClO3, NO2.

13.
So sánh bản chất của liên kết kim loại với liên kết cộng hoá trị và liên kết ion.

14.
Nước và muối ăn có nhiệt độ nóng chảy rất khác nhau. Giải thích dựa vào hiểu biết về cấu tạo tinh thể của 2 hợp chất trên.

15.
a) Hãy giải thích vì sao N2 và Cl2 đều có độ âm điện gần bằng nhau nhưng ở 
điều kiện thường N2 hoạt động kém hơn Cl2.

b) Bằng hình vẽ hãy mô tả sự xen phủ obitan nguyên tử tạo ra các liên kết trong phân tử N2.

D. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Và BÀI TẬP

1. 
D
2. 
B
3.
A
4. 
C

5. 
D
6. 
A
7. 
B
8. 
C
9. 
A
10.
C.
11.
B1 : Xác định loại liên kết trong phân tử dựa vào hiệu độ âm điện

B2 : Xác định loại hợp chất, nếu thuộc loại axit có chứa oxi cần xác định vị trí của nguyên  tố trung tâm.Thông thường axit có bao nhiêu nguyên tử H thì có bấy nhiêu nhóm – OH, nguyên tử oxi trong nhóm OH sẽ liên kết với nguyên tử trung tâm. nguyên tử trung tâm sẽ liên kết với các nguyên tử oxi còn lại. Nếu hợp chất thuộc loại muối có chứa oxi thì phải viết công thức cấu tạo của axit tương ứng trước sau đó thay các nguyên tử kim loại có mặt trong muối bằng các nguyên tử H.

Ví dụ : Viết công thức cấu tạo của H2SO3. Do phân tử có 2 nguyên tử H, nên có 2 nhóm –OH sau đó 2 nguyên tử Oxi của hai nhóm –OH sẽ liên kết với nguyên tử trung tâm là lưu huỳnh bằng liên kết đơn, nguyên tử lưu huỳnh lại liên kết với nguyên tử Oxi thứ ba bằng liên kết cho nhận.

                                           Do lưu huỳnh có 2e độc thân ở trạng thái cơ bản



NH3  




H3PO4


SiF4




H2SO4


C2H2



           H2CO3

12. 
17Cl :  1s22s22p63s23p5

Sự phân bố e theo obitan :  ↑↓       ↑↓      ↑↓  ↑↓   ↑ ↓        ↑↓        ↑↓  ↑↓    ↑




     1s2         2s2               2p6                  3s2             3p5
Để đạt được cấu hình electron của  khí hiếm gần nhất thì nguyên tử clo nhận 1e. Sơ đồ quá trình tạo thành ion clo :



Cl + 1e ( Cl
13. 
Trong phân tử CH4, nguyên tử C bỏ ra 4 electron lớp ngoài cùng tạo thành 
4 cặp electron chung với 4 nguyên tử H. Các nguyên tử trong phân tử CH4 đều đạt được cấu hình của khí hiếm gần nhất : mỗi nguyên tử hiđro có 2 electron, mỗi nguyên tử cacbon có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng.

Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử N bỏ ra 3 electron lớp ngoài cùng tạo thành 3 cặp electron chung giữa 2 nguyên tử N. Các nguyên tử trong phân tử N2 đều đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nhất : mỗi nguyên tử N có 8 electron ở lớp electron ngoài cùng.

14.
Công thức cấu tạo của C2H4 :   H 
       H

 
   



         C = C






  H 

     H


Trong phân tử C2H4 mỗi nguyên tử C ở trạng thái lai hoá sp2 tạo thành 3 obitan lai hoá, trong đó có chứa electron độc thân. Ba obitan lai hoá này tạo nên 
1 liên kết σ giữa 2 nguyên tử C và 2 liên kết σ với 2 nguyên tử H. Mỗi nguyên tử C còn 1 obitan p không tham gia lai hoá sẽ xen phủ bên với nhau tạo nên liên kết π. Như vậy, liên kết giữa 2 nguyên tử C là liên kết đôi gồm 1 liên kết σ và 1 liên kết π
15.
Công thức electron của các phân tử :

H2       H : H

CO2 

: O : : C : : O :

N2 : : N : : : N :

H2O      
H : O :   H

Phân tử chứa liên kết cộng hoá trị không phân cực : N2, H2.

Phân tử chứa liên kết cộng hoá trị phân cực : CO, H2O, CO2.
Phân tử phân cực : CO, H2O.

Phân tử không phân cực : N2, H2, CO2.

16.
a) Cấu hình electron nguyên tử của R :  1s22s22p63s1.

    Cấu hình electron nguyên tử của X : 1s22s22p63s23p5.

b) R thuộc nhóm IA ( R là kim loại mạnh. X thuộc nhóm VIIA ( X là phi kim mạnh.

Liên kết trong phân tử RX là liên kết ion :

        R              +           X              →     [R+]            +         [X]
1s22s22p63s1          1s22s22p63s23p5       1s22s22p6          1s22s22p63s23p6
Liên kết trong phân tử X2 là liên kết cộng hoá trị không cực :
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17.
Giống nhau : Liên kết ion và liên kết cộng hoá trị giống nhau về nguyên nhân hình thành liên kết : các nguyên tử liên kết với nhau để có cấu hình electron bền vững của khí hiếm.

 Khác nhau :
	Loại liên kết
	Liên kết ion
	Liên kết cộng hoá trị

	Bản chất
	là sự cho ( nhận electron (lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu)
	là sự dùng chung các electron

	Thí dụ
	Na+ + Cl ( NaCl
	H. +.Cl ( H : Cl

	Điều kiện liên kết
	xảy ra giữa những nguyên tố khác hẳn nhau về bản chất hoá học (thường xảy ra với các kim loại điển hình và phi kim điển hình)
	xảy ra giữa hai nguyên tố giống nhau hoặc gần giống nhau về bản chất hoá học (thường xảy ra với các nguyên tố phi kim nhóm IV, V, VI, VII)


18.

	Liên kết
	Ag  Cl
	H ( O
	S ( O
	N ( H

	Hiệu độ âm điện
	1,23
	1,24
	0,86
	0,94


Vậy bản chất liên kết trong AgCl, H2O, 
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 đều là liên kết cộng hoá trị có cực.

19. 
Số oxi hoá của N trong N2O là 1, trong 
[image: image56.wmf]3

NO

-

 là +5, trong 
[image: image57.wmf]2

NO

-

  là +3, trong NO2 là +4.

Số oxi hoá của Cl trong Cl2O7 là +7, trong 
[image: image58.wmf]4

ClO

-

 là +7, trong HClO3 là +5, trong ClO là +1.

20.
 * So sánh liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị :

 Giống : Đều có các electron dùng chung tạo ra liên kết. 

 Khác : + Trong liên kết cộng hoá trị, electron dùng chung là của 2 hay 1 nguyên tử tham gia liên kết.

+ Trong liên kết kim loại, e dùng chung là của tất cả các nguyên tử kim loại.

* So sánh liên kết ion và liên kết kim loại :

 Giống : Lực liên kết là lực hút tĩnh điện giữa các phân tử mang điện trái dấu.

 Khác : + Trong liên kết ion, lực hút tĩnh điện là của các ion dương và ion âm.

+ Trong liên kết kim loại, lực hút tĩnh điện tạo ra giữa các ion dương kim loại( ở mắt mạng lưới) với các e tự do có trong mạng tinh thể kim loại.

21. 
H2O là tinh thể phân tử, lực liên kết kết các phân tử là lực Van-dec-van, yếu dễ bị tách ra khỏi nhau nên nhiệt độ nóng chảy thấp (0 oC).

NaCl là tinh thể ion, lực liên kết là lực hút tĩnh điện mạnh nên khó tách khỏi nhau ( có nhiệt độ nóng chảy cao (801 oC).

22.
a) Tuy có cùng độ âm điện nhưng do trong phân tử Cl2 có liên kết đơn Cl ( Cl còn trong phân tử N2 có liên kết ba N ≡ N rất bền vững. Do đó, ở điều kiện thường, N2 hoạt động kém clo.

b) Phân tử N2 gồm 3 liên kết : 1 liên kết σ và 2 liên kết π.

Sự tạo liên kết σ.

                      +           
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Sự tạo liên kết π.


                 +
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Ch­​¬ng IV

Phản ứng hoá học

I. Kiến thức trọng tâm 


II. Những chú ý quan trọng

1. Phân loại phản ứng hoá học

Phản ứng toả nhiệt : giải phóng năng lượng (
[image: image62.wmf]D

H < 0).
a) Theo năng lượng :





            Phản ứng thu nhiệt : hấp thụ năng lượng (
[image: image63.wmf]D

H > 0).
Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá  không là phản ứng oxi hoá ( khử.
      b) Theo số oxi hoá :

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá là phản ứng 
oxi hoá ( khử.
2. Phản ứng oxi hoá ( khử 

Là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố (có sự cho ( nhận electron)





( 
Nguyên tắc cân bằng phản ứng oxi hoá ( khử : Tổng số e do chất khử nhường bằng tổng số e do chất oxi hoá nhận.

III. Câu hỏi, bài tập

1.
Các câu sau, câu nào đúng ? 

A.  Phản ứng trung hoà là phản ứng oxi hóa ( khử.

B. Phản ứng phân hủy luôn là phản ứng oxi hóa ( khử.

C. Phản ứng có kim loại tham gia luôn là phản ứng oxi hóa ( khử.

D. Phản ứng trao đổi luôn là phản ứng oxi hóa ( khử.

2.
Thả một mẩu đá vôi  vào dung dịch H2SO4. Đây là phản ứng

A. trao đổi.                                     B.  phân huỷ.

C.  thế.                                            D. hoá hợp.

3.
Trong các phản ứng sau phản ứng trong ssó SO2 thể hiện tính khử là

A. 
[image: image64.wmf]2223

SOHOHSO
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B. 
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2SOO2SO

+®


C. 
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SOCaOCaSO

+®


D. 
[image: image67.wmf]2232

SO2NaOHNaSOHO

+®+


4.
Cho mẫu sắt vào dung dịch CuSO4, phản ứng hóa học xảy ra là :

A. phản ứng thế 

B. phản ứng oxi hóa khử

C. phản ứng hóa hợp

D. Cả A và B.

5.
Cho các phản ứng sau

[image: image68.wmf]22

Fe2HClFeClH

+®+


(1)
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FeO2HClFeClHO

+®+


(2)


[image: image70.wmf]32

FeFeCl3FeCl

+®


(3)


[image: image71.wmf]4224

FeSOBaClFeClBaSO

+®+


(4)

Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là

A. 1 ; 2

B. 2 ; 3

C. 1 ; 3

D. 3 ; 4

6.
Các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

A. Các phản ứng hóa hợp đều là phản ứng oxi hóa khử

B. Các phản ứng phân hủy đều là phản ứng oxi hóa khử
C. Các phản ứng trao đổi đều là phản ứng oxi hóa khử

D. Các phản ứng thế đều là phản ứng oxi hóa khử.

7.
Điều chế kim loại từ hợp chất của chúng là :

A. Thực hiện quá trình oxi hóa

B. Thực hiện quá trình khử

C. Thực hiện phản ứng phân hủy

D. Thực hiện phản ứng hóa hợp

8.
Cho phương trình phản ứng :

NH3 + O2 ( NO + H2O

Tổng các hệ số trong phương trình phản ứng là

A. 20

B. 18

C. 19

D. 21

9.
NH3 thể hiện tính khử khi

A. phản ứng với Na

B. phản ứng với HCl

C. phản ứng với H2SO4
D. phản ứng với oxi
10.
Hiện tường gì xảy ra khi cho mẩu Cu vào dung dịch FeCl3 

A. Đồng đẩy sắt ra khỏi dung dịch

B. Đồng tan ra tạo dung dịch màu xanh

C. Không có hiện tượng gì

D. Tạo kết tủa màu xanh.

11.
Xét phản ứng sau :  Fe + HNO3  
[image: image72.wmf]®

  Fe(NO3)3 + NO + H2O 

a) Lập phương trình phản ứng oxi hóa- khử trên theo phương pháp thăng bằng electron. 

b) Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử. 

c) Xác định tỉ lệ số phân tử HNO3 tham gia làm chất oxi hóa và số phân tử HNO3​  tham gia làm môi trường. 

12.
Cho các phản ứng sau :

(1)  Al + HNO3  
[image: image73.wmf]®

   Al(NO​3)3 + N2O + H2O 

(2)  KMnO4 + KNO2 + H2SO4  
[image: image74.wmf]®

  MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O

(3)  NH3 + O2   
[image: image75.wmf]®

   NO + H2O

(4)  FeCl3 + KI  
[image: image76.wmf]®

  FeCl2 + I2 + KCl

(5)  Fe​3O4 + HNO3  
[image: image77.wmf]®

  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O 

(6)  Mg(OH)2  
[image: image78.wmf]®

  MgO + H2O 

(7)  Fe(OH)2 + O2 + H2O  
[image: image79.wmf]®

  Fe(OH)3 

(8)  Al + HCl  
[image: image80.wmf]®

  AlCl3 + H2 ​ 

(9)  Ca + O2 
[image: image81.wmf]®

  CaO 

(10)  BaCl2 + Na2SO4  
[image: image82.wmf]®

  BaSO4 
[image: image83.wmf]¯

 + NaCl

a) Xác định xem phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử ? Tại sao ?

b) Cân bằng phản ứng (1) ; (2) ở trên. Đối với phản ứng oxi hóa - khử hãy xác định rõ chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.

13.
Trong phòng thí nghiệm, người ta thường phun dung dịch NH3 để tránh nhiễm độc khi khí Cl2 sinh ra trong các phản ứng bị thoát ra ngoài. Phản ứng giữa NH3 và Cl2 tạo thành HCl và N2.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Trong phản ứng đó số oxi hoá của các nguyên tố thay đổi như thế nào ? Nguyên tố nào bị oxi hoá ? Nguyên tố nào bị khử ? Đâu là chất oxi hoá ? Đâu là chất khử ?

14.
Cân bằng các phản ứng sau. Xác định chất oxi hoá và chất khử trong mỗi phản ứng đó. Biểu diễn sự thay đổi số oxi hoá.

a)  H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 →MnSO4 + K2SO4 + CO2 ↑+ H2O

b)  Cu + HNO3 →Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O

c)  Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 →Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

d)  FeO + CO →Fe + CO2
15.
Cho các biến đổi hoá học sau :

 Điều chế oxi bằng cách điện phân nước.

 Tôi vôi.

a)  Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Số oxi hoá của các nguyên tố trong những phản ứng đó biến đổi như thế nào ?

16.
Chỉ ra các phản ứng để điều chế các kim loại theo các trường hợp sau :

a) Từ 1 chất duy nhất (2 phản ứng).

b) Từ 1 đơn chất và 1 hợp chất (1 phản ứng).

c) Từ 2 hợp chất (1 phản ứng).

Cho biết số oxi hoá của các nguyên tố trong các phản ứng đó thay đổi như thế nào ?

17.
Hãy dẫn ra phản ứng oxi hoá khử trong đó :

( kim loại tác dụng với muối tạo thành 2 muối.

( kim loại tác dụng với oxit kim loại.

( kim loại tác dụng với phi kim.

( kim loại tác dụng với dung dịch kiềm.

( kim loại tác dụng với axit.

Cho biết số oxi hoá của các nguyên tố trong các phản ứng đó thay đổi như thế nào ? Đâu là chất khử ? Đâu là chất oxi hoá ?

18.
Trong các phản ứng oxi hoá ( khử sau, các nguyên tử  phi kim đóng vai trò gì ? 

a) 3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3
b) S + O2 → SO2
c) Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

19.
Trong số các nguyên tử và ion sau : Ag, Cu2+, Br, Fe2+
 Nguyên tử (ion) nào có thể đóng vai trò  là chất khử ?

 Nguyên tử (ion) nào có thể đóng vai trò là chất oxi hoá ?

 Nguyên tử (ion) nào có thể đóng vai trò vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử ?

Lấy thí dụ minh hoạ

20.
Để tạo ra 1mol  HCl từ các đơn chất cần tiêu hao một lượng nhiệt là 91,98 kJ.

a) Viết phương trình nhiệt hoá học của phản ứng.

b) Nếu 365 g khí HCl phân huỷ thành các đơn chất thì lượng nhiệt kèm theo quá trình đó là bao nhiêu ?

21.
Hoàn thành các phương trình hoá học của phản ứng sau :

a) FeSO4 + HNO3 + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + NO +...

b)  NH3 + Br2 → N2 +...

c)  KMnO4 + HCl ( Cl2 + MnCl2 +...

d)  CuO + CO (... +...

22.
Cân bằng các phương trình phản ứng sau :

a) 
[image: image84.wmf]xy

FeO

 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO2 (+ H2O

b) 
[image: image85.wmf]xy

FeO

 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2(+ H2O

c) M + HNO3 ( M
[image: image86.wmf]3n

(NO)

 + NO( + H2O

d) M + HNO3 ( M
[image: image87.wmf]3n

(NO)

 + NH4NO3 + H2O

C. Hướng dẫn giải và đáp án

1.
C
2.
A
3.
B
4.
D
5.
C


6.
D
7.
B


8.
C
9.
D          

10.
B
11.
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  Fe                  (  Fe+3 + 3e                        (Quá trình oxi hóa )

1
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  N+5 + 3e        (  N+2                                 (Quá trình khử )

      Fe      +     4HNO3 
[image: image91.wmf]®

  Fe(NO3)3   +    NO    +    2H2O 

(chất khử)     (chất oxh)                       

Tỉ lệ HNO3 tham gia phản ứng OXH-K và làm môi trường là :1/3

12.
a) Các phản ứng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 là phản ứng oxi hóa khử, vì trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. 

Các phản ứng 6, 10 không phải là phản ứng oxi hóa - khử vì trong các phản ứng đó không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. 

b) (1)                 
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AlHNOAl(NO)NOHO
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  Al                  
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 Al+3 + 3e           


Quá trình oxi hóa 

3
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  2N+5 + 4e.2   
[image: image96.wmf]®

 2N+1     



Quá trình khử 

    8Al  + 30HNO3 
[image: image97.wmf]®

 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O 

(2)                        
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   Mn+7 + 5e 
[image: image100.wmf]®

 Mn+2                 Quá trình khử 

5
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    N+3  
[image: image102.wmf]®

  N+5 + 2e                     Quá trình oxi hóa 

2KMnO4  +   5KNO2   +  3H2SO4 
[image: image103.wmf]®

 2MnSO4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O 

(Chất oxi hóa)    (chất khử)      (môi trường)
13.
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6HCl


Số oxi hoá của N tăng từ 3 lên 0, số oxi hoá của Cl giảm từ 0 xuống 1.

Nguyên tố bị oxi hoá là N, nguyên tố bị khử là Cl.

Chất oxi hoá là Cl2, chất khử là NH3.

14.
a)
[image: image108.wmf]424
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2MnSO+KSO+10CO
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    (chất khử)        (chất oxi hoá)
b) 
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3Cu(NO) + 2NO

( + 4H2O

   chất khử     chất oxi hoá

c) 
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3NaSO + KCrO + 4HSO

+

(
    (chất khử)        (chất oxi hoá)
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3NaSO + KSO + Cr(SO) + 4HO


d) 
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FeO+COFeCO

+
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   (chất oxi hoá)   (chất khử)
15.     
[image: image115.wmf]+-
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điện phân

222

2HOO2H

     
(1)

CaO + H2O  (  Ca(OH)2            
(2)

Phản ứng (1) : số oxi hoá của H giảm từ +1 xuống 0, số oxi hoá của O tăng từ 2 lên 0.

Trong phản ứng (2) không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

16. 
a) 
[image: image116.wmf]+
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Số oxi hoá của Hg giảm từ +2 xuống 0, số oxi hoá của O tăng từ 2 lên 0.


[image: image117.wmf]+
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2NaCl2NaCl


Số oxi hoá của Na giảm từ +1 xuống 0, số oxi hoá của Cl tăng từ 1 lên 0.

b) Fe + CuSO4​ → FeSO4 + Cu

Số oxi hoá của Cu giảm  từ +2 xuống 0. Số oxi hoá của Fe tăng từ 0 lên +2.

c) 
[image: image118.wmf]o
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Số oxi hoá của Cu giảm từ +2 xuống 0, số oxi hoá của C tăng từ +2 đến +4.

17. 
a) 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

Số oxi hoá của Fe giảm từ +3 xuống +2, số oxi hoá của Cu tăng từ 0 lên +2. FeCl3 là chất oxi hoá, Cu là chất khử.

b)  2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe(
Số oxi hoá của Al tăng từ 0 lên +3, số oxi hoá của Fe  giảm từ +3 xuống 0. 
Al là chất khử, Fe2O3  là chất oxi hoá.

c) 4Na + O2 → 2Na2O

Số oxi hoá của O giảm  từ 0 xuống –2, số oxi hoá của Na tăng từ  0 lên +1. 
O2 là chất oxi hoá, Na là chất khử

d) 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2(
Số oxi hoá của Al tăng từ 0 lên +3, số oxi hoá của H giảm từ +1 xuống 0. Al là chất khử, NaOH, H2O là chất oxi hoá.

e) Mg + 2HCl ( MgCl2​ + H2
Số oxi hoá của Mg tăng từ 0 lên +2, số oxi hoá của H giảm từ +1 xuống 0. Mg là chất khử, HCl là chất oxi hoá.

18.
a) 3Cl2 + 2Fe →2FeCl3
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   + 1e → 
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   (Chất oxi hoá)
b) S + O2 →SO2
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   (Chất khử)
c) Cl2 + NaOH →NaCl + NaClO + H2O
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    (Chất oxi hoá)
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Cl
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 + 1e

      (Chất khử)
(Cl2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá)

19. 
 Ag, Br có thể đóng vai trò chất khử.

2Ag + Cl2 → 2AgCl

2NaBr + Cl2→ 2NaCl + Br2
 Cu2+ có thể đóng vai trò chất oxi hoá

    Zn + CuSO4 ( ZnSO4 + Cu(
 Fe2+ có thể vừa đóng vai trò chất oxi hoá vừa đóng vai trò chất khử

2FeCl2 + Cl2  →  2FeCl3

(Chất khử)
FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe(
(Chất oxi hoá)
20.
a)  Phương trình nhiệt hoá học của phản ứng :


[image: image127.wmf]2
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H = 91,98 kJ/mol

b) Khi phân huỷ 1 mol HCl cần tiêu hao 91,98  kJ. Vậy khi phân huỷ 365 g HCl (10 mol) thì lượng nhiệt cần tiêu hao là 10.91,98 = 919,8 kJ.

21. 
a)  6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O

b)  2NH3 + 3Br2 →  N2 + 6HBr

c)  2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2MnCl2 +2KCl + 8H2O

d)  CuO + CO → Cu + CO2
22. 
a) 
[image: image130.wmf]xy
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 + (6x2y)HNO3 ( xFe(NO3)3 + (3x2y)NO2 (+ (3xy)H2O

b)  
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c)  3M + 4nHNO3 ( 3M
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d)  8M + 10nHNO3 ( 8M
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Ch­​¬ng 5
Nhãm Halogen
I. Kiến thức trọng tâm 


II. Những chú ý quan trọng

1. Tính chất chung 

( Tính chất vật lí : Từ F2 đến I2 trạng thái biến đổi từ khí ( lỏng ( rắn. Màu sắc đậm dần.

( Tính chất hoá học : Tính phi kim của các đơn chất halogen giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (giải thích bằng cấu tạo nguyên tử, chứng minh bằng các phương trình phản ứng của halogen : tác dụng với H2, với H2O, các phản ứng halogen mạnh đẩy halogen yếu hơn ra khỏi hợp chất,...).

( Phương pháp điều chế chung : điện phân nóng chảy muối halogenua (trừ flo).

2. Nguyên tố điển hình : clo

Tính chất hoá học : tính chất hoá học cơ bản là tính oxi hoá mạnh .




        (độ âm điện lớn)


Điều chế  












Dung dịch HCl có tính axit mạnh.
    Tính chất hoá học








Tính khử (Cl).




PTN : phương pháp sunfat

    Điều chế  

(NaCl(tinh thÓ) + H2SO4(®Ëm ®Æc)​ ( NaHSO4 + HCl)





CN : phương pháp tổng hợp






H2 + Cl2 
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t

¾¾¾®

 2HCl




 
       Nước Gia-ven :




 
       Cl2 + 2NaOH ( NaCl + NaClO + H2O

Hợp chất chứa oxi của clo   Clorua vôi :





       Cl2 + Ca(OH)2 vôi tôi ( CaOCl2 + H2O





       Muối clorat :



           3Cl2 + 6KOH 
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 KClO3 + 5KCl + 3H2O

III. Câu hỏi, bài tập 

1.
Những câu nào sau đây là không chính xác ?

A.
Halogen là những nguyên tố thuộc nhóm VIIA của bảng tuần hoàn.

B.
Do có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5 nên các halogen thể hiện số oxi hoá 1 trong tất cả các hợp chất.

C.
Các halogen khá hoạt động hoá học nên không tồn tại ở trạng thái đơn chất trong tự nhiên.

D.
Các halogen khá giống nhau về tính chất hoá học.

2.
Thuốc thử dùng để nhận biết ion clorua có trong dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit HCl là

A. AgBr

B. Ca(NO3)2      
C. AgNO3

D. Ag​2SO4

3.
Khí hiđro clorua có thể phản ứng được với :

A. Kim loại Fe

B. Khí NH3
C. CaCO3
D. CaO

4.
Tính khử các chất trong dãy sau xếp theo chiều tăng dần tính khử
A. HF ; HCl ; HBr ; HI.

B. HI ; HBr ; HCl ; HF.

C. HCl ; HBr ; HF ; HI.

D. HBr ; HCl ; HF ; HI.

5.
Khi sục khí Cl2 vào dung dịch KOH ở 100oC ta thu được sản phẩm 

A. KCl ; KClO ; H2O
B. KCl ; H2O

C. KClO3 ; KCl ; H2O

D. KClO ; KClO3 ; H2O
6.
Phản ứng chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br2 là :

A. 
[image: image136.wmf]2233

3

3FeClBr2FeClFeBr

2

+®+


B. 
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C. 
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D. 
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7.
Trong hợp chất của Clo, brom, iot với oxi, các halogen này luôn :

A. Thể hiện số oxi hóa – 1

B. Số oxi hóa dương
C. Số oxi hóa bằng không

D. Có thể có số oxi hóa âm hoặc dương.

8.
Trong phòng thí nghiệm để điều chế khí hiđro clorua người ta dùng phương pháp :

A. Cho khí H2 phản ứng với khí Cl2
B. Cho dung dịch NaCl phản ứng với dung dịch H2SO4

C. Cho NaCl tinh thể phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng

D. Cho Cl2 phản ứng với H2O

9.
Thể tích khi Cl2 (đktc) thu được khi cho 3,95 g KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl (lấy dư) là

A. 625 ml 
B. 650 ml
C. 600 ml
D. 560 ml

10.
Khi sục khí Cl2 qua sữa vôi (huyền phù Ca(OH)2) sản phẩm thu được là
A. CaCl2 ; CaOCl2 ; H2O
B. CaCl2 ; Ca(OCl)2 ; H2O

C. CaCl2  và H2O

D. Ca(OCl)2 và H2O

11.
Vì sao trong các hợp chất, nguyên tố flo luôn có số oxi hóa bằng -1, các halogen còn lại còn có các số oxi hóa +1, +3, +5, +7. Cho thí dụ minh họa. 
 
12. 
Giải thích tại sao từ HF 
[image: image140.wmf]®

  HI  tính axit lại tăng dần ?

13.
Dựa vào cấu tạo nguyên tử của Cl hãy giải thích tính oxi hoá của Cl2. Hãy chứng minh Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn  S bằng phản ứng hoá học.

14.
a) Nước clo tạo thành khi khí clo tan trong nước, một phần tác dụng với nước, còn nước Gia-ven tạo thành khi cho clo tác dụng với dung dịch NaOH. Nêu thành phần của 2 loại nước trên.

b) Tính oxi hoá  giảm dần theo thứ tự : Cl > Br > I. Chứng minh bằng các phương trình hóa học.

15.
Viết phản ứng của clo với một chất để :

a) Tạo một loại nước dùng làm chất tẩy.

b) Tạo sản phẩm là nguyên liệu của một loại thuốc nổ.

c) Tạo một chất có nhiều trong thành phần nước biển.

d) Tạo sản phẩm là chất bốc khói trong không khí ẩm.

16.
Hãy lấy 2 loại phản ứng khác nhau để chứng tỏ rằng từ F2 đến I2 tính oxi hoá giảm dần.

17.
a) Để diệt chuột ở ngoài đồng, người ta có thể cho khí clo qua những ống mềm dẫn vào hang chuột. Hai tính chất nào của clo đã cho phép làm như vậy ?
b) Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Làm thế nào để thu được brom tinh khiết. Viết phương trình hoá học.

18.
Có 3 bình không nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Chỉ dùng một hoá chất (không dùng muối bạc) làm thế nào để xác định được dung dịch có trong mỗi bình ? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

19.
Từ các chất : KClO3, MnO2, H2SO4, Ca(OH)2 hãy điều chế clorua vôi, kali clorat, oxi, hi®ro clorua, clo, hi®ro.

Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

20.
Cho 10,8 g kim loại M hoá trị 3 tác dụng với khí clo thấy tạo thành 53,4 g muối clorua kim loại.

a) Xác định tên kim loại M.

b) Tính lượng MnO2 và thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng cho phản ứng trên. Biết hiệu suất phản ứng để điều chế clo là 80%.

21.
Khi bị nung nóng, kali clorat đồng thời phân huỷ theo hai cách :

a)  Tạo ra oxi và kali clorua.

b)  Tạo ra kali peclorat và kali clorua.

 Viết các phương trình hoá học.

 Tính xem có bao nhiêu phần trăm khối lượng kali clorat đã phân huỷ theo phản ứng (a) và phản ứng (b), biết rằng khi phân huỷ 61,25 g kali clorat thì thu được 14,9 g kali clorua.

22.
Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau :

NaCl + X 

( A( + B

A 
 + MnO2 
( C( + D + E

C( 
 + NaBr 
( F + NaCl

A 
 + G 

( CrCl3 + KCl + C( + E

C( 
 + H 

( FeCl3

IV. Hướng dẫn giải và đáp án

1.
B 

2.
C 

3.
B 

4.
A
5.
C

6.
B

7.
B
8.
C
9. 
A
10.
A.

11.
Do Flo không có phân lớp d, nguyên tử clo, brom, iot có phân lớp d còn trống, khi được kích thích 1, 2 hoặc 3 electron có thể chuyển đến những obitan d còn trống. 

Như vậy ở trạng thái kích thích, nguyên tử clo, brom hoặc iot có thể có 3, 5 hoặc 7 electron độc thân. 

Mặt khác, Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất nên khi tạo các hợp chất thì Flo luôn có số oxi hóa âm (–1)

Còn clo, brom hoặc iot ngoài số oxi hóa -1 còn có số oxi hóa +1, +3, +5, +7. 

VD : 
HF ;    NaF ;      AlF3 ;       Na​3AlF6 



HCl ;   HClO ;   HClO2 ;    HClO3 ;
HClO4 



HBr ;   HBrO ;   HBrO2 ;    HBrO3 ;   HBrO4  



HI ;      HIO ;     HIO2 ;      HIO3 ; 
HIO4  

12.
Tõ HF 
[image: image141.wmf]®

  HI độ âm điện của các halogen 
[image: image142.wmf]¯

 
[image: image143.wmf]Þ

độ phân cực của liên kết H-X giảm dần từ HF 
[image: image144.wmf]®

 HI

Nhưng từ F 
[image: image145.wmf]®

 I bán kính nguyên tử của các halogen lại tăng dần dẫn đến sự phân cực hóa của liên kết H-X tăng và độ tăng của sự phân cực hóa của liên kết H-X thắng sự giảm độ phân cực của liên kết H-X ( từ F
[image: image146.wmf]®

 I ) do đó tính axit của chúng tăng từ HF 
[image: image147.wmf]®

 HI.

13.
Clo có cấu hình e lớp ngoài cùng : 3s23p5, có độ âm điện lớn nên  nguyên tử clo rất dễ thu e để trở thành ion Cl. Clo là một chất oxi hoá mạnh.

Phản ứng chứng minh tính oxi hoá của clo mạnh hơn lưu huỳnh :

2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3
Fe + S (  FeS

Clo có thể oxi hoá Fe lên 
[image: image148.wmf]+

3

Fe

 còn S chỉ oxi hoá được Fe lên 
[image: image149.wmf]+

2

Fe

.

14.
a)  Cl2 + H2O 
[image: image150.wmf]€

 HCl + HClO

( Nước clo gồm Cl2, HCl, HClO, H2O.

Cl2 + 2NaOH ( NaCl + NaClO + H2O

( Nước Gia-ven gồm NaCl, NaClO, H2O

b)  Cl2 có thể oxi hoá được Br và I trong dung dịch :

Cl2 + 2NaBr ( 2NaCl + Br2
Cl2 + 2NaI ( 2NaCl + I2
Br2 có thể oxi hoá được I trong dung dịch :

Br2 + 2NaI ( 2NaBr  + I2
15.
a) Cl2 + H2O 
[image: image151.wmf]€

 HCl + HClO 

Hoặc : Cl2 + 2NaOH ( NaCl + NaClO + H2O

b) 3Cl2 + 6KOH 
[image: image152.wmf]¾¾¾¾®
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 5KCl + KClO3 + 3H2O

c) Cl2 + 2Na ( 2NaCl

d) Cl2 + H2 
[image: image153.wmf]o
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 2HCl 

Clo đóng vai trò là chất oxi hoá trong các phản ứng c, d.

Clo đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong các phản ứng a, b.

16.
* Phản ứng thế với muối halogenua :

Cl2 + 2NaBr ( 2NaCl + Br2
Br2 + 2NaI ( 2NaBr + I2
* Phản ứng hoá hợp với hiđro :

  F2 phản ứng ngay ở nhiệt độ thấp, phản ứng nổ mạnh :

F2 + H2 ( 2HF

 Cl2 phản ứng khi có nhiệt độ hoặc chiếu sáng, phản ứng nổ mạnh :

Cl2 + H2 ( 2HCl

 Br2 phản ứng khi đun nóng, phản ứng không gây nổ :

Br2 + H2 ( 2HBr

 I2 chỉ phản ứng ở nhiệt độ cao, phản ứng thuận nghịch và thu nhiệt :

I2 + H2 
[image: image154.wmf]€

 2HI

17.
a) Do clo độc và nặng hơn không khí.

b) Cho một ít NaBr vào hỗn hợp :

Cl2 + 2NaBr ( 2NaCl + Br2
Chưng cất hỗn hợp để tách lấy Br2.

18.
Dùng nước clo lần lượt cho vào mỗi dung dịch.

Dung dịch nào chuyển màu vàng là dung dịch NaBr :

Cl2 + 2NaBr ( 2NaCl + Br2
 

                   Màu vàng

 Dung dịch nào chuyển màu nâu thẫm là dung dịch NaI :

Cl2 + 2NaI ( 2NaCl + I2
                                      Màu nâu thẫm

 Dung dịch nào không có hiện tượng gì là NaCl.

19.
 Điều chế oxi :

2KClO3 
[image: image155.wmf]¾¾¾¾¾®

o

2

MnO,t

 2KCl + 3O2(
§iÒu chÕ HCl :

KCl + H2SO4(dd ®Æc) ( KHSO4 + HCl(
§iÒu chÕ clo :

4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O

§iÒu chÕ hi®ro

Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn :

KCl + H2O( KOH + H2 + Cl2

 Điều chế kali clorat :

3Cl2 + 6KOH 
[image: image156.wmf]o
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  5KCl + KClO3 + 3H2O

Điều chế clorua vôi :


Cl2 + Ca(OH)2 
[image: image157.wmf]o
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 CaOCl2 + H2O

20.
a) 2M + 3Cl2 ( 2MCl3


[image: image158.wmf]3
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 ( M = 27 (Al)

b) Với M là Al ( 
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 MnO2 + 4HCl ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Với hiệu suất 80% thì :


[image: image162.wmf]2
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100
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21.
 Phương trình hoá học :

2KClO3 
[image: image164.wmf]o
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 2KCl + 3O2
(a)

4KClO3 
[image: image165.wmf]o
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 3KClO4 + KCl
(b)

Gọi số mol KClO3 phân huỷ theo (a), (b) lần lượt là x và y

Ta có
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% khối lượng KClO3 phân huỷ theo (a) :

C% = 
[image: image167.wmf]0,1.122,5

.100%

61,25

 = 20%

% khối lượng KClO3 phân huỷ theo (b)

C% = 100%  20% = 80%

22.
NaCl + H2SO4 ( HCl + NaHSO4
4HCl + MnO2 ( Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Cl2 + 2NaBr ( Br2 + 2NaCl 

14HCl + K2Cr2O7 ( 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O

3Cl2 + 2Fe ( 2FeCl3
Ch​­¬ng 6

Nhãm Oxi

I. Kiến thức trọng tâm 

1. Oxi

    Tính chất hoá học : tính oxi hoá mạnh (O2 +2e 
[image: image168.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image169.wmf]2

2O)

-



O3 : là chất oxi hoá mạnh hơn O2 (so sánh cấu tạo).

H2O2: là hợp chất kém bền, dễ bị phân huỷ ; vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử.

2. Lưu huỳnh




    Tính oxi hoá : 
[image: image170.wmf]02
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(Tác dụng với kim loại, hiđro,...)



Tính khử : 
[image: image171.wmf]046
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( với các chất oxi hoá mạnh )



Tính chất vật lí : Khí mùi trứng thối, độc






     Dung dịch H2S : tính axit yếu



Tính chất hoá học :






    Tính khử mạnh 
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Là oxit axit





Tính khử : 
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Tính oxi hoá : 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image178.wmf]0
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Tính chất vật lí : dung dịch đậm đặc rất háo nước






Tính axit mạnh




Tính chất hoá học :
   
         Tính oxi hoá mạnh (
[image: image180.wmf]6
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+

)







H2SO4 đặc   Háo nước








         Thụ động hoá một số 







         kim loại : Al, Fe,...

Sản xuất H2SO4 : (FeS2, S) 
[image: image181.wmf]®

SO2 
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SO3 
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 oleum : H2SO4.nSO3

II. Những chú ý quan trọng

1.
PTHH chứng minh Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi :

2Ag  + O3 
[image: image184.wmf]o
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 Ag2O + O2

2KI + O3 + H2O ( I2 + 2KOH + O2
2.
PTHH chứng minh oxi có tính oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh


2H2S + O2 ( 2S (+ 2H2O

3.
Giải thích vì sao lưu huỳnh có thể có cộng hóa trị 2 ; 4 ; 6.

- Trạng thái cơ bản nguyên tử lưu huỳnh có 2 e độc thân :
  
[image: image185.wmf]­¯
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- Trạng thái kích thích lưu huỳnh có 4 hoặc 6 e độc thân

   
[image: image189.wmf]­¯
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                            hoặc  
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III. Câu hỏi, bài tập 

1.
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm II A là

A. ns2np3
B. ns2np4
C. ns2np5
D. ns2
2.
Lưu huỳnh có thể có cộng hóa trị 2, 4, 6 là do

A. Nguyên tử S có độ âm điện không lớn

B. Nguyên tử S có độ âm điện lớn

C. Nguyên tử S có 6 electron lớp ngoài cùng

D. Nguyên tử có AO 3d trống.

3.
Phản ứng chứng tỏ O3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2 là

A. Phản ứng với cacbon

B. Phản ứng với CH4
C. Phản ứng với Ag

D. Phản ứng với S.

4.
Những câu sau, câu nào sai khi nói về dung dịch H2S
A. Là dung dịch axit yếu

B. Có tính khử

C. Có tính oxi hóa mạnh

D. Là axit 2 lần axit.

5.
Sục khí SO2 vào dung dịch H2S, hiện tượng quan sát được là :
A. Xuất hiện kết tủa đen

B. Dung dịch vẩn đục

C. Không có hiện tượng gì 

D. Có khí màu nâu thoát ra.

6.
Cho FeO vào dung dịch H2SO​4 đặc, nóng, sản phẩm phản ứng là
A. FeSO4 ; H2O
B. Fe2(SO4)3 ; H2O

C. Fe2(SO4)3 ; SO2 ; H2O

D. FeSO4 ; SO2 ; H2O

7.
Để làm khô khí SO2 người ta dùng : 

A. CaO

B. Dung dịch KOH đặc

C. Al2O3.

D. P2O5
8.
Có 3 dung dịch Na2SO4 ; Ba(NO3)2 ; NaOH không có nhãn chỉ dùng thêm 1 thuốc để nhận ra 3 dung dịch trên, thuốc thử đó là :
A. Quỳ tím  


B. Phenuephtalein


C. Dung dịch BaCl2 

D. Dung dịch AgNO3

9.
Có các khí O3 ; O2 ; Cl2 ; SO2 ; H2S ;

a) Khí có tính oxi hóa là :

A. O3 ; O2 ; Cl2 ; SO2 ;
B. O2 ; Cl2 ; SO2 ; H2S ;

C. O3 ; Cl2 ; SO2 ; H2S ;

D. H2S ; SO2 ; O3 ; O2
b) Khí có tính khử :

A. O3 ; Cl2 

B. SO2 ; H2S 

C. O3 ; O2 

D. Cl2 ; O3 

10.
5,2 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Mg phản ứng vừa đủ với 4,8 g S. % khối lượng Fe trong hỗn hợp là :

A. 52%

B. 53,85%

C. 68,5%

D. 51,5%

11.
Cho 14,5 g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg và Fe tác dụng hết với  H2SO4  có 0,6 g khí H2 thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam  muối khan ?

12.
Cho a g bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thấy khối lượng bột sắt nằm trong khoảng 1,29 a - 1,43 a. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì đó là oxit nào ? 

13.
Có 5 bình khí không màu, mất nhãn, mỗi bình đựng riêng biệt một trong các khí sau : O2 ; O3 ; N2 ; SO2 ; CO. Hãy phân biệt các bình khí bằng phương pháp hóa học. 

14. Có 6 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau : Na​2SO4 ; H2SO4 ; HCl ; NaCl ; BaCl2 ; NaOH. Hãy nhận biết mỗi bình bằng phương pháp hóa học. 

15.
Có 4 dung dịch loãng của các muối NaNO3, Pb(NO3)2, FeSO4, CuCl2. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra khi cho 

a)  dung dịch Na2S vào vào mỗi dung dịch muối trên ?

b)  khí H2S đi vào vào mỗi dung dịch muối trên ?

16.
Có dãy chất sau :   H2S, S, SO2, H2SO4.

a)  Tính khử của dãy biến đổi như thế nào ?

b)  Chất nào có tính oxi hoá mạnh nhất ? Dẫn thí dụ minh hoạ.

c)  Chất nào có tính khử mạnh nhất ? Dẫn thí dụ minh hoạ.

d)  Chất nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá ? Dẫn thí dụ minh hoạ.

17.
Lưu huỳnh tác dụng được với chất nào trong số các chất sau đây ?  

O2, Cl2, Fe, CuO, HCl, H2O, H2SO4(®Æc), CO2, Mg, H2S, NaOH.

Viết phương trình hoá học của phản ứng.

18.
So sánh tính chất hoá học của ozon và hiđro peoxit. Vì sao có sự giống nhau và khác nhau đó ?

19.
Tại sao khi điều chế H2S từ sunfua kim loại người ta thường dùng axit HCl mà không dùng axit H2SO4 đặc hay HNO3 ? Giải thích, viết phương trình minh hoạ. 

20.
Lấy thí dụ và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra cho các trường hợp sau :

Một chất khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì sinh ra :

  Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

  Khí làm vẩn đục nước vôi trong, không mùi.

  Khí làm mất màu cánh hoa hồng, mùi hắc.

21.
Cho hỗn hợp gồm FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 22,4 lít khí (đktc). Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 thu được 38,4 g kết tủa.

a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

c) Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp rắn ban đầu.

22.
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một hỗn hợp dung dịch sau :

( Lọ 1 :  Dung dịch Na2CO3 và K2SO4.

( Lọ 2 :  Dung dịch Na2CO3 và K2CO3.

( Lọ 3 :  Dung dịch Na2SO4 và K2SO4.

Trình bày phương pháp phân biệt 3 lọ trên mà chỉ được dùng 2 thuốc thử là dung dịch HCl và Ba(NO3)2. Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

III. Hướng dẫn giải – Đáp án

1. 
B.
2. 
D.
3. 
C.
4. 
C.
5. 
A.
6. 
C.
7.
D.
8.
C.
9.
9a. A
9b. B.
10.
B.
11.
Các phương trình phản ứng : 
Zn + H2SO4 
[image: image200.wmf]®

 ZnSO4 + H2 

Mg + H2SO4 
[image: image201.wmf]®

 MgSO4 + H2 

Fe + H2SO4 
[image: image202.wmf]®

 FeSO4 + H2 
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Theo định luật bảo toàn khối lượng :

Khối lượng muối = 14,5 + 29,4 - 0,6 = 43,3 g   

12.
PTHH :
      xFe   +   
[image: image204.wmf]y

2

O2   
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Oxit sắt có công thức : Fe3O4.
13.
Dùng giấy tẩm dung dịch KI và hồ tinh bột nhận ra O3 ( giấy chuyển sang màu xanh).
Dùng cánh hoa hồng nhận ra SO2 (cánh hoa hồng mất màu). 

Dùng CuO/to nhận ra CO (CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ của Cu). 

Dùng tàn đóm nhận ra oxi.
Còn lại là N2. 

14.
Na2SO4 ; H2SO4 ; HCl ; NaCl ; BaCl2 ; NaOH 

+ quỳ tím


Quỳ tím 
[image: image216.wmf]®

xanh :      Quỳ tím 
[image: image217.wmf]®

 hồng :           quỳ tím không chuyển màu:
(NaOH) 

          HCl ; H2SO4          
[image: image218.wmf]®

 Na2SO4 ; BaCl2 ; NaCl




         + dd BaCl2                                         + dd Na​2SO4
       
[image: image219.wmf]¯

trắng
      không hiện tượng :             
[image: image220.wmf]¯

trắng     không hiện tượng :
        H2SO4                           HCl 

   BaCl2           Na2SO4 ; NaCl

                                                          







 +BaCl2

      
[image: image221.wmf]¯

trắng                                                           không hiện tượng :

       Na2SO4                                  


NaCl 

15.
a)  Khi cho dung dịch Na2S vào mỗi dung dịch muối :

 NaNO3 : không có hiện tượng gì

 Pb(NO3)2, CuCl2, FeSO4 : có kết tủa đen

Pb(NO3)2 + Na2S ( PbS( + 2NaNO3
CuCl2 + Na2S ( CuS(  + 2NaCl 

FeSO4  + Na2S ( FeS(  + Na2SO4​ 

b) Khi cho khí H2S vào mỗi dung dịch muối :

 NaNO3, FeSO4 : không có hiện tượng gì.

 Pb(NO3)2, CuCl2 : có kết tủa đen.

Pb(NO3)2 + H2S ( PbS ( + 2HNO3

(3PbS + 8HNO3 
[image: image222.wmf]®un nãng
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 3PbSO4( + 8NO + 4H2O)

CuCl2 + H2S ( CuS ( + 2HCl
16.
a) Trong dãy trên, số oxi hoá của S tăng từ 2 đến +6 lên tính khử của dãy giảm dần.

b) Trong H2SO4, nguyên tố S có mức oxi hoá cao nhất nên H2SO4 có tính oxi hoá mạnh nhất

Cu + 2H2SO4đ ( CuSO4 + SO2( + 2H2O

c) Trong H2S, nguyên tố S có mức oxi hoá thấp nhất nên H2S có tính khử mạnh nhất :

H2S  + 4Cl2 + 4H2O ( H2SO4 + 8HCl

d) Trong S và SO2, nguyên tố S có số oxi hoá trung gian là 0 và +4 nên S và SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử :

S + O2 ( SO2
S + H2 ( H2S

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ( K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
SO2 + 2H2S ( 3S + 2H2O

17.
S + O2 
[image: image223.wmf]o
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S + 3Cl2 
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 FeS


S + 2H2SO4(®) ( 3SO2 + 2H2O

FeS + 2HCl (FeCl2 + H2S(
18.
Giống nhau : đều có tính oxi hoá.

O3 + 2KI + H2O ( 2KOH + I2 + O2


H2O2 + 2KI ( I2 + 2KOH

 Khác : O3 không có tính khử, H2O2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử :

Do trong H2O2, nguyên tố O có số oxi hoá 1 là số oxi hoá trung gian nên H2O2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử, còn O3 chỉ có tính oxi hoá.


 Ag2O + H2O2 ( 2Ag + H2O + O2
19.
Do H2S có tính khử mạnh, nếu dùng axit H2SO4 đặc hay HNO3 là những chất oxi hoá mạnh thì những chất này sẽ tiếp tục oxi hoá H2S.

FeS + 2HCl( FeCl2 + H2S(
Nếu dùng H2SO4 đặc hay HNO3 :

H2S + 3H2SO4 ( 4SO2 + 4H2O

H2S + 8HNO3 ( H2SO4 + 4H2O + 8NO2
20.
Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí : H2.


Fe+ H2SO4 ( FeSO4 + H2(
  Khí làm vẩn đục nước vôi trong : CO2

CaCO3 + H2SO4 ( CaSO4( + CO2( + H2O

  Khí làm mất màu cánh hoa hồng, mùi hắc : SO2

2NaHSO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + 2SO2( + 2H2O

Hoặc : Na2SO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + H2O +  SO2(
21.
a) Phương trình :


FeS + 2HCl( FeCl2 + H2S(

Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2(

H2S + Cu(NO3)2 ( CuS( + 2HNO3
b)  Hỗn hợp khí thu được gồm H2 và H2S
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%H2S = 0,4.100% = 40%


% H2 = 0,6.100% = 60%.
c) 
[image: image228.wmf]FeS
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[image: image229.wmf]Fe
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22.
  Cho Ba(NO3)2 tác dụng lần lượt với các lọ trên. Lọc, thu lấy kết tủa.


+ Lọ 1 thu được hỗn hợp 2 kết tủa là BaCO3 và BaSO4.

   
+ Lọ 2 thu được 1 kết tủa là BaCO3.

   
+ Lọ 3 thu được 1 kết tủa là BaSO4.


Na2CO3 + Ba(NO3)2 ( BaCO3( + 2NaNO3

K2CO3 + Ba(NO3)2 ( BaCO3 (+ 2KNO3

Na2SO4 + Ba(NO3)2 ( BaSO4( + 2NaNO3

K2SO4 + Ba(NO3)2 ( BaSO4 (+ 2KNO3
  Xử lí các kết tủa bằng cách lần lượt cho tác dụng với dung dịch HCl.

+ Nếu có khí bay ra và kết tủa tan một phần thì kết tủa gồm BaCO3 và BaSO4. 

( Dung dịch ban đầu đựng trong lọ 1.

BaCO3 + 2HCl ( BaCl2 + CO2( + H2O

+
Nếu có khí bay ra và kết tủa tan hoàn toàn thì kết tủa là BaCO3.

 
( Dung dịch ban đầu đựng trong lọ 2.

+
Nếu không có hiện tượng gì thì kết tủa là BaSO4

( Dung dịch ban đầu đựng trong lọ 3.


Ch​­¬ng 7

Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

I. Kiến thức trọng tâm 

1. Tốc độ phản ứng

1.1. Khái niệm 
Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

1.2. Biểu thức

[image: image230.wmf]v

 : Tốc độ trung bình của phản ứng.

[image: image231.wmf]C
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, (C : Biến thiên nồng độ chất tham gia hoặc sản phẩm.
(t : Thời gian phản ứng.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng  

a) Nồng độ : Tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

b) áp suất : Đối với phản ứng có chất khí, tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng.

c) Nhiệt độ : Tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng.

d) Diện tích bề mặt : Tăng diện tích bề mặt chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

e) Xúc tác : Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.

2. Cân bằng hoá học

2.1. Khái niệm  
Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

2.2. Biểu thức  
Cân bằng :  aA   +   Bb    
[image: image232.wmf]ƒ

  cC     +      dD
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2.3. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học
Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. 

a) Nồng độ : Tăng nồng độ chất tham gia phản ứng, cân bằng chuyển theo chiều thuận.

b) áp suất : Tăng áp suất chung, cân bằng chuyển về phía có số phân tử khí ít hơn.

c) Nhiệt độ : Đối với phản ứng thu nhiệt : Tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Đối với phản ứng toả nhiệt : Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

II. Những chú ý quan trọng

1. Cân bằng hóa học là cân bằng động

Nghĩa là tại thời điểm cân bằng được thiết lập không có nghĩa là phản ứng dừng lại mà phản ứng vẫn diễn ra nhưng tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. (vt =vn).

2. Khi biến đổi hệ số trong phương trình hóa học biểu diễn cân bằng hóa học thì bằng số cân bằng cũng biến đổi theo. 

Thí dụ: 

2A  +  B  
[image: image234.wmf]¾¾®
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 C  + D                  Kcb
4A  + 2B  
[image: image235.wmf]¾¾®
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 2C  +  2D             K/cb  =  (Kcb)2

III. Câu hỏi, bài tập 

1.
Tìm mệnh đề đúng :

A. Để tăng tốc độ phản ứng cần thay đổi các yếu tố nhiệt độ, áp suất, xúc tác cho phù hợp.

B. Để tăng tốc độ phản ứng cần thay đổi yếu tố nồng độ chất tham gia hoặc tạo thành cho phù hợp.

C. Cần phải thay đổi tất cả các yếu tố liên quan đến phản ứng như nhiệt độ, áp suất, xúc tác, nồng độ một cách phù hợp.

D. Có thể thay đổi một số hoặc tất cả các yếu tố liên quan đến phản ứng tuỳ theo từng phản ứng.

2.
Hằng số cân bằng của phản ứng phụ thuộc vào

A. nồng độ

B. nhiệt độ

C. áp  suất

D. chất xúc tác

3.
Phản ứng giữa Zn và dung dịch HCl xảy ra nhanh nhất khi :
A. Cho thỏi lớn Zn vào dung dịch HCl

B. Cho bột mực Zn vào dung dịch HCl

C. Cho Zn ở dạng lá mỏng vào dung dịch HCl

D. Tốc độ phản ứng giữa Zn và dung dịch HCl không phụ thuộc các yếu tố trên.

4.
Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không làm tăng hiệu suất nung vôi ?

A. Tăng nhiệt độ

B. Thông cho lò nung thoáng khí

C. Tăng áp suất trong lò

D. Tăng diện tích tiếp xúc giữa đá vôi và than

5.
Cho câu bằng hóa học :
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Biểu thức tính hằng số câu bằng của phản ứng là :

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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6.
Cho cân bằng hóa học


[image: image241.wmf]223
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(H < 0.

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi :

A. Tăng áp suất, tăng nhiệt độ

B. Tăng áp suất, giảm nhiệt độ

C. Giảm áp suất, tăng nhiệt độ

D. Giảm áp suất, giảm nhiệt độ

7.
Cho cân bằng sau :


[image: image242.wmf]2(k)2(k)(k)
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Tại thời điểm cân bằng tính được [H2] = [I2] = 0,107 M. Nồng độ [HI] là
A. 0,786M
B. 0,876M
C. 0,678M
D. 0,687M.

8.
Trạng thái cân bằng của phản ứng là

A. Trạng thái phản ứng dừng lại

B. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
C. Phản ứng có tốc độ lớn nhát

D. Khi phản ứng có tốc độ nhỏ nhất

9.
Chất xúc tác là :

A. Chất làm tăng tốc độ phản ứng

B. Chất làm giảm tốc độ phản ứng

C. Chất làm thay đổi tốc độ phản ứng nhưng chất đó không thay đổi về thành phần và khối lượng

D. Chất làm thay đổi tốc độ phản ứng và mất đi trong quá trình phản ứng

10.
Cho cân bằng


[image: image243.wmf]22
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K
K thay đổi khi

A. Tăng nồng độ NO

B. Tăng áp suất

C. Giảm áp suất

D. Tăng nhiệt độ

11.
Tốc độ của phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ của phản ứng tăng từ 20oC 
[image: image244.wmf]®

 80oC. Biết rằng cứ nhiệt độ tăng 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên :   

a) 2 lần                     

b) 3 lần 

12.
Trong phản ứng tổng hợp NH3 : 

N2(k) + 3H2(k)   
[image: image245.wmf]¾¾®
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 2NH3(k)       
[image: image246.wmf]D
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Cần tác động vào những yếu tố nào để thu được nhiều NH3 nhất ? 

13.
Cho phản ứng     PCl5(k) 
[image: image247.wmf]¾¾®
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PCl3(k) + Cl2(k) 

Có hằng số cân bằng ở 5030C là 33,33 mol/lít. Tính nồng độ cân bằng của mỗi chất. Biết nồng độ ban đầu của PCl5 là 1,5 M ; Cl2 là 1M. 

14. 
Cho một mẩu đá vôi nặng 10 g vào 200 ml dung dịch axit clohiđric  2M

Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào nếu :

a) nghiền nhỏ đá vôi trước khi cho vào ?

b) dùng 100 ml dung dịch HCl 4M ?

c) tăng nhiệt độ phản ứng ?

d) cho thêm 500 ml dung dịch HCl 1M vào ?

e) thực hiện phản ứng trong 1 ống nghiệm lớn hơn ?

15.
Xét phản ứng :
CO2 + H2 
[image: image248.wmf]¾¾®
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 CO + H2O

xảy ra ở 850 oC. Nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau :

[ CO2] = 0,2 M ; [H2] = 0,5 M

[CO] = [ H2O] = 0,3 M

a) Tính hằng số cân bằng K.

b) Tính nồng độ của H2 và CO2 ở thời điểm đầu.

16.
Phản ứng thuận nghịch : N2 + O2  
[image: image249.wmf]¾¾®

¬¾¾

  2NO

có hằng số cân bằng ở 2400 oC là K = 35.104. Biết lúc cân bằng, nồng độ của N2 và O2 lần lượt bằng 5M và 7M. Tính nồng độ mol của NO lúc cân bằng và nồng độ ban đầu của N2 và O2.

17.
Xét cân bằng :
Cl2(k) + H2(k) 
[image: image250.wmf]¾¾®

¬¾¾

2HCl

a) ở nhiệt độ nào đó hằng số cân bằng của phản ứng là 0,8 và nồng độ cân bằng của HCl là 0,2M. Tính nồng độ của Cl2 và H2 lúc ban đầu, biết rằng lúc đầu lượng H2 được lấy nhiều gấp 3 lần lượng Cl2.

b) Nếu tăng áp suất thì có ảnh hưởng gì đến cân bằng trên không ?

18.
Cho cân bằng hoá học :

2A(k)  
[image: image251.wmf]¾¾®
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B(k) + C(k)
(1)

a) ở một nhiệt độ nào đó, hằng số cân bằng K của phản ứng bằng 
[image: image252.wmf]1

729

. Tính xem có bao nhiêu phần trăm A bị phân huỷ ở nhiệt độ đó.

b) Tính hằng số cân bằng của hai phản ứng sau ở cùng nhiệt độ như trên :

A(k)  
[image: image253.wmf]¾¾®
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image254.wmf]1

2

B(k) + 
[image: image255.wmf]1

2

C(k)
(2)

B(k) + C(k) 
[image: image256.wmf]¾¾®
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 2A(k)
(3)

19.
Xét phản ứng : CO (k) + H2O (k)  
[image: image257.wmf]¾¾®
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  CO2 (k) + H2 (k)
Biết rằng nếu thực hiện phản ứng giữa 1 mol CO và 1 mol H2O thì ở trạng thái cân bằng có 2/3 mol CO2 được sinh ra.

a) Tính hằng số cân bằng của phản ứng.

b) Tính số mol CO2 trong hỗn hợp khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng nếu xuất phát từ 1 mol CO và 3 mol H2O.

20.
Xét cân bằng sau : CaCO3 (r) 
[image: image258.wmf]¾¾®
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CaO (r)+ CO2 (k)   (H =178,5 kJ

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau :

  Tăng nhiệt độ.

  Thêm lượng CaCO3 vào.

  Lấy bớt CO2 ra.

  Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

21.
Nén 2 mol N2 và 8 mol H2 vào bình kín có thể tích 2 lít (chỉ chứa sẵn chất xúc tác với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, áp suất các khí trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (khi mới cho vào bình, chưa xảy ra phản ứng). Tính nồng độ các chất trong bình lúc xảy ra cân bằng.

22.
Trong quá trình sản xuất gang, xảy ra phản ứng :

Fe2O3(r) +3CO(k)  
[image: image259.wmf]¾¾®

¬¾¾

2  Fe(r) + 3CO2(k)      (H >0

Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ phản ứng ?

IV. Hướng dẫn giải và đáp án

1.
D
2.
B
3.
C

4. 
C
5.
D
6. 
B
7. 
A
8.
B




9.
C



10.
D
11.
áp dụng công thức tính hệ số nhiệt :  
[image: image260.wmf]g

(t2-t1)/10
a, 2(80-20)/10 = 26 

b, 3(80-20)/10 = 36 

12.
Để thu được nhiều NH3 nhất, ta cần tác động vào những yếu tố sau : 

+ Tăng áp suất : 200- 300 atm

+ Giảm nhiệt độ : 450- 5000C 

+ Tăng nồng độ [N2] hoặc [H2] hoặc cả hai 

+ Giảm nồng độ [NH3]

13.



PCl5(k)    
[image: image261.wmf]¾¾®
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     PCl3(k)    +        Cl2(k) 
Ban đầu :           1,5                     
0                   1

Phản ứng :         x                    

x                   x 

Cân bằng :         1,5 - x                 
x                   1+x

K = 
[image: image262.wmf]x

x

x

-

+

5

,

1

)

1

(

= 
[image: image263.wmf]3

100

 
[image: image264.wmf]Þ

 3x2 + 3x = 150 – 100x

3x2 + 103x – 150 = 0 
[image: image265.wmf]Þ

 x1= 1,4 ; x2= 0

[PCl5] = 1,5 – 1,4 = 0,1M

[PCl3] = x = 1,4M

[Cl2] = 1+ x= 1 + 1,4 = 2,4M.
14. 
a) Tốc độ phản ứng tăng do diện tích tiếp xúc tăng.

b) Tốc độ phản ứng tăng do nồng độ HCl tăng.

c) Tốc độ phản ứng tăng do nhiệt độ tăng.

d) Tốc độ phản ứng giảm do nồng độ HCl giảm :

CHCl= 
[image: image266.wmf]0,2.20,5.1

0,20,5

+

+

 = 
[image: image267.wmf]0,9

0,7

=1,29 (mol/l) < 2 (M)

e) Tốc độ phản ứng không đổi.

15. 
a) Hằng số cân bằng của phản ứng :

K = 
[image: image268.wmf][

]

2
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b)


CO2     +   
H2 
[image: image269.wmf]€

 CO  +  H2O

Nồng độ cân bằng :
0,2

0,5       0,3       0,3

Nồng độ phản ứng :
0,3       
0,3

Nồng độ ban đầu : 
0,5       
0,8

Vậy tại thời điểm ban đầu [CO2] = 0,5M và [H2] = 0,8M

16. 
Ta có :

K = 
[image: image270.wmf][

]

 2

22

NO

N.O

éùéù

ëûëû

 ( [NO] = 
[image: image271.wmf]22

K.N.O

éùéù

ëûëû

 = 
[image: image272.wmf]-4

35.10.5.7

 = 0,35 (M)

Vậy nồng độ cân bằng của [NO] là 0,35M





N2   

+
O2 

[image: image273.wmf]€


2NO

Nồng độ cân bằng :       5M        

7M         
0,35M

Nồng độ phản ứng :       0,175M   

0,175M

Nồng độ ban đầu :         
5,175M  

7,175M

Vậy nồng độ ban đầu của N2 là 5,175M và của O2 là 7,175M.

17. 
a) Đặt nồng độ ban đầu của Cl2 là x, nồng độ ban đầu của H2 là 3x.





Cl2 (k)    +   H2 (k)   
[image: image274.wmf]¾¾®
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2HCl

Nồng độ ban đầu :         x                 3x

Nồng độ phản ứng :       0,1M           0,1M
    0,2M

Nồng độ cân bằng :        x – 0,1M    3x – 0,1M    0,2M

Ta có :
K = 
[image: image275.wmf][

]

 2

22

HCl

Cl.H

éùéù

ëûëû

 = 
[image: image276.wmf] 2

0,2

(x  0,1).( 3x  0,1)

--

 = 0,8

( 3x2 – 0,4x – 0,04 = 0 ( x = 0,2.
Vậy nồng độ ban đầu của Cl2 là 0,2M và của H2 là 0,6M.

b) Do số mol khí ở hai vế của phương trình bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng gì đến cân bằng của hệ.

18. 
a) 


  2A(k)  
[image: image277.wmf]¾¾®

¬¾¾

B(k) +  C(k)
Nồng độ ban đầu :              x

Nồng độ phản ứng :            y

Nồng độ cân bằng :         x – y               0,5y          0,5 y

Ta có K1  =  
[image: image278.wmf][

]
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 = 
[image: image279.wmf] 2

 2

(0,5y)1

 = 
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(x - y)

( 
[image: image280.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image281.wmf]0,5y1

 = 

x - y27

 ( 14,5y = x

Phần trăm  A bị phân huỷ :

C% = 
[image: image282.wmf]yy

.100% = .100%

x14,5y

 = 6,9%.
b) K2 = 
[image: image283.wmf]1

2

1

(K)

 = 
[image: image284.wmf]1

27


     K3 = (K1)1 = 729

19.
a) 

        CO(k)    + 
H2O(k)  
[image: image285.wmf]¾¾®
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CO2(k)  + 
H2(k)
Số mol ban đầu :
1 mol

1 mol

Số mol phản ứng :

[image: image286.wmf]2

3

 mol  

[image: image287.wmf]2

3

 mol


[image: image288.wmf]2

3

mol

Số mol khi cân bằng :    
[image: image289.wmf]1

3

mol   

[image: image290.wmf]1

3

mol


[image: image291.wmf]2

3

mol   

[image: image292.wmf]2

3

mol

Hằng số cân bằng của phản ứng :

K = 
[image: image293.wmf] 2

 2

(2/3)

(1/3)

= 4.
b) Gọi số mol CO2 lúc cân bằng là x (x<1)





CO(k) + H2O(k)  
[image: image294.wmf]¾¾®
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  CO2(k) + H2(k)
Số mol ban đầu :
1            3

Số mol phản ứng :         x             x

Số mol khi cân bằng :    1  x      3  x                  x              x

Ta có K = 
[image: image295.wmf] 2

x

(1  x).(3  x)

--

 = 4 (  3x2 – 16x – 12 = 0 ( x = 0,9

Vậy tại thời điểm cân bằng có 0,9 mol CO2 được tạo thành.

20.
 Do phản ứng thu nhiệt nên khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

 Thêm CaCO3 cân bằng không chuyển dịch do CaCO3 ở pha rắn, không có mặt trong biểu thức tính K cân bằng.

 Lấy bớt lượng CO2 ra thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

 Do phản ứng làm tăng số mol khí nên khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch

21. 




   N2  +  3H2  
[image: image296.wmf]¾¾®
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  2NH3
Số mol trước phản ứng :    2          8

Số mol phản ứng :             x         3x

Số mol sau phản ứng :      2 – x    8 – 3x         2x

Số mol khí ban đầu : 2 + 8 = 10 (mol)

Số mol khí lúc cân bằng :  (2 – x) + (8 – 3x) + 2x = 10 – 2x

Do nhiệt độ và áp suất bình không đổi nên áp suất tỉ lệ với số mol khí :


[image: image297.wmf]ss

tt

pn

 = 

pn

 ( 
[image: image298.wmf]10  2x0,8

 = 

101

-

 ( x = 1(mol).
Nồng độ các chất lúc cân bằng :

[NH3] = 
[image: image299.wmf] 2x2.1

 = 

22

 = 2 (M)
[ H2] = 
[image: image300.wmf] 8  3x8  3.1

 = 

22

--

 = 2,5 (M)

[N2] = 
[image: image301.wmf] 2  x2  1

 = 

22

--

 = 0,5 (M).
22.
 Tăng diện tích tiếp xúc của Fe2O3 và CO bằng cách nghiền quặng trước khi cho vào lò.

  Vì đây là phản ứng thu nhiệt nên cần tăng nhiệt độ phản ứng.

 Nếu có thể, nên dùng một loại xúc tác nào đó để tăng tốc độ phản ứng.
 





O





D.





Quy tắc 1 : Số oxi hóa của nguyên tố trong các đơn chất bằng 0.


Quy tắc 2 : Trong một phân tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0.


Quy tắc 3 : Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.


Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố bằng điện tích của ion. 


Quy tắc 4 : Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro bằng +1 (trừ hiđrua kim loại (NaH ; CaH2...). Số oxi hóa của oxi bằng –2, trừ trường hợp OF2 và peoxit  (chẳng hạn H2O2,...) 





Khái niệm : - Là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.


Điều kiện liên kết : - Xảy ra giữa các nguyên tử giống nhau hoặc gần giống nhau về bản chất (thường xảy ra với các nguyên tố phi kim nhóm IVA ; VA ; VIA ; VIIA.)








Liên kết cộng hóa trị





Tin thể được hình thành từ những ion, nguyên tử kim loại và các electron tự do.


Lực liên kết : Lực liên kết có bản chất tĩnh điện.


Đặc tính : Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tố, dẻo.








Phản ứng thu nhiệt





Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá





 





S





 





H





 





O





 





H





Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá





Phản ứng oxi hoá-khử và phản ứng không oxi hoá-khử





Phản ứng hoá hợp





Phản ứng thế 





Phản ứng hoá học








Phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt








Phản ứng toả ra năng lượng dưới dạng nhiệt








Phản ứng toả nhiệt





Phương trình nhiệt hoá học





Phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt





- Cấu tạo ngtử.


- Cấu hình e lớp ngoài cùng (ns2np5).


-Có một electron độc thân ở trạng thái cơ bản.


- Là phi kim điển hình.


- Cấu tạo phân tử :


Phân tử gồm 2 nguyên tử X2


Liên kết trong phân tử là liên kết CHT không phân cực





hợp chất





đơn chất





halogen ( Flo, clo, brom, iot)





Là những chất oxi hoá rất mạnh (HXO ; HXO2 HXO3  HXO4








không chứa oxi





chứa oxi





HX (X là halogen ) đều là những chất khí tan nhiều trong nước để tạo thành axit mạnh 








-  flo không có AO d trống nên chỉ có số oxi hoá = -1 còn clo,...,Iot có AO d nên có số oxi hoá -1, +1, +3, +5, +7.


- Flo chỉ có tính oxi hoá. Còn clo, brom, iot vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá mạnh.





hợp chất





đơn chất





sự khác nhau





sự giống nhau





Sự khử : Chất oxi hoá thực hiện sự khử (quá trình nhận electron làm giảm số oxi hoá)


(Cl2 + 2e ( 2Cl()





Sự oxi hoá : Chất khử thực hiện sự oxi hoá (quá trình cho electron, làm tăng số oxi hoá)


(Na ( Na+ + e)





Phản ứng oxi hoá ( khử


(2Na + Cl2 ( 2NaCl)








Phản ứng trao đổi 





Phản ứng phân huỷ





Khái niệm : - Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.


Điều kiện liên kết : Xảy ra ở hầu hết kim loại.


Tinh thể kim loại :








Liên kết kim loại :





 





O





 





Tên gọi : Điện hóa trị


Cách xác định : Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường đi hoặc thu vào để tạo thành ion.





Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion





Tinh thể ion được hình thành từ những ion mang điện tích trái dấu đó là cation và anion.


Lực liên kết : Có bản chất tĩnh điện


Đặc tính : Bền, khó nóng chảy, khó bay hơi





Tinh thể ion





Liên kết ion





(ion có thể là một hoặc một nhóm nguyên tử mang điện tích)


Điều kiện liên kết: - Xảy ra với các kim loại điển hình và phi kim điển hình.





Cation : Là ion mang điện dương 


Anion : Là ion mang điện tích âm


Liên kết ion : Là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.








Các khái niệm





..





..





..





..





Số oxi hoá





Liên kết hoá học





C.





B.





A.





Nhóm : bao gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử tương tự nhau 	








¤ nguyên tố :  mỗi nguyên tố trong bảng tuần hoàn chiếm 1 « nguyên tố. ¤ nguyên tố cho biết :





– Chu kì : tập các nguyên tố có cùng số lớp electron (Số TT chu kì = Số lớp e)





C.





A.





A.





B.





C.





3. Nguyên tố hoá học 





Gồm các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (Z+), số khối (A = Z + N) khác nhau.


Đồng vị : cùng Z, khác A.


Nguyên tử khối trung bình.








Quy tắc Hun.





Tinh thể nguyên tử :





Tinh thể phân tử :





Khái niệm : - Tinh thể được hình thành từ các nguyên tử.


Lực liên kết : Lực liên kết là lực tương tác phân tử.


Đặc tính : - Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.





Cách xác định 


Theo 4 quy tắc





Khái niệm : Số oxi hóa của một nguyên tố trong phân tử là điên tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử  là liên kết ion.





Hóa trị trong hợp chất công hóa trị





Tên gọi : Cộng hóa trị


Cách xác định : cộng hóa trị của một nguyên tố bằng số liên kêt mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra với các nguyên tử khác trong phân tử.





Khái niệm : - Tinh thể được hình thành từ các phân tử.


Lực liên kết : Lực liên kết là lực tương tác phân tử.


Đặc tính : - ít bền, độ cứng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy và niệt độ sôi thấp.





Nguyên lí Pau-li.





Trật tự các mức năng lượng (quy tắc Klescopski).





Nguyên lí vững bền.





(





obitan nguyên tử





Khoảng không gian xung quanh hạt nhân mà xác suất có mặt e là lớn nhất (khoảng 90%).


Số lượng obitan trong lớp thứ n là n2.


Số lượng obitan trong phân lớp :


Phân lớp :	s	p	d	f


SỐ AO :	1	3	5	7





Phân lớp electron





Gồm các e có mức năng lượng bằng nhau.


Kí hiệu phân lớp (l) theo chiều mức năng lượng tăng dần :     s     p     d     f...








Lớp electron





Gồm các e có mức năng lượng gần bằng nhau.


Thứ tự lớp electron (n) từ trong ra ngoài (theo trật tự mức năng lượng tăng dần) tương ứng với tên lớp 1.


n = 1    2    3     4   5...


Tên lớp	     K   L   M   N   O...














- Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy khác nhau


- Lực axit tăng dần từ HF đến HI


- HF có khả năng ăn mòn thuỷ tinh





chứa oxi





không chứa oxi





- Tính bền và tính axit tăng từ


HXO đến HXO4


- Tính oxi hoá giảm dần từ HXO4 đến HXO





PTN : HCl � EMBED Equation.3  ���Cl2


(Chất oxi hoá : MnO2, KMnO4,...)





Cl2





CN : phương pháp điện phân


(2NaCl + 2H2O � EMBED Equation.DSMT4  ��� 2NaOH + Cl2 + H2)





HCl





O2





Điều chế :





Tính chất vật lí : cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của lưu huỳnh phụ thuộc vào nhiệt độ.











Đơn chất





Tính chất hoá học :





H2S





Hợp chất





SO2





H2SO4





























� EMBED Equation.DSMT4  ���

















� EMBED Equation.DSMT4  ���

















� EMBED Equation.DSMT4  ���











� EMBED Equation.DSMT4  ���

















� EMBED Equation.DSMT4  ���

















� EMBED Equation.DSMT4  ���





�





Phòng thí nghiệm : nhiệt phân các hợp chất giàu oxi (KMnO4, KClO3, H2O2,...)





Công nghiệp : từ các nguồn nguyên liệu giàu oxi (không khí, nước)


Tự nhiên : quan hợp của cây xanh
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